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 Trang 1 

CHƯƠNG I                                                 VECTƠ 
TIẾT 1: CÁC ĐỊNH NGHĨA 

I.Mục tiêu: 
Qua bài học HS cần:  

1.Về kiến thức: 
-Hiểu được khái niệm vectơ, hai vectơ cùng phương, hai cùng hướng. 

2. Về kỹ năng: 
- Biết xác định được điểm đầu, điểm cuối của một vectơ, giá, phương, hướng của một 

vectơ. 
-Nhận biết được khi nào hai vectơ cùng phương, cùng hướng; không cùng phương, ngược 

hướng. 
3. Về tư duy và thái độ: 

* Về tư duy:  Biết quan sát và phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen. 
* Về thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi, bước đầu thấy 

được mối liên hệ giữa vectơ và thực tiễn.   
II. Chuẩn bị của GV và HS: 
GV: Câu hỏi trăc nghiệm, phiếu học tập, giáo án,… 
HS: Soạn bài và trả lời các câu hỏi trong các hoạt động của SGK, chuẩn bị bảng phụ. 
III. Phương pháp dạy học: 
Gợi mở, vấn đáp và kết hợp với điều khiển hoạt đọng nhóm. 
IV. Tiến trình bài học: 
*Ổn định lớp, chia lớp thành 6 nhóm. 
*Bài mới: 
GV: Nếu ta xem các hướng bay thảng của máy bay, hướng chạy của xe ôtô, … từ vị trí A 

đến vị trí B và ta chọn điểm A làm điểm đầu và điểm B làm điểm cuối thì đoạn thẳng AB có 
hướng từ A đến B. Khi đó ta nói AB là một đoạn thẳng có hướng. Vậy đoạn thẳng hướng AB 
còn được gọi là gì thì ta sẽ tìm hiểu trong nội dung bài học hôm nay. 

Hoạt động của thầy hoạt động của trò Nội dung 
HĐ1: (Hình thành khái 
niệm vectơ ) 
HĐTP1(     ): (Định nghĩa 
vectơ) 
-Đoạn thẳng có hướng như 
nêu ở trên còn được gọi là 
vectơ hay nói một cách khác, 
vectơ là một đoạn thẳng có 
hướng, đó chính là nội dung 
định nghĩa của vectơ (Xem ở 
SGK) 
(GV vẽ hình vectơ AB và 
chỉ ra điểm đầu và điểm 
cuối) 
- Nêu và chỉ ra điểm đầu, 
điểm cuối, và ký hiệu của 
một vectơ. 
HĐTP 2 (   ): (Bài tập củng 
cố hướng định nghĩa và 
hướng của vectơ ) 
GV yêu cầu HS xem nội 
dung hoạt động    1 ở SGK 

 
 
 
 
HS chú ý theo dõi … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS xem nội dung hoạt động   
1 
trong SGK trang 4. 

1. Khái niệm vectơ: 
*Định nghĩa: Vectơ là một 
đoạn thẳng có hướng. 
 
                                     B 
   
  A          
         Vectơ AB, ký hiệu 


AB  

A: điểm đầu (điểm gốc) 
B: điểm cuối (điểm ngọn) 
Lưu ý: Vectơ còn được ký 
hiệu là: 

   
, , , , ...a b x y  

 
 
 
 
 
*HĐ    1: 
Với A và B phân biệt ta có 
hai vectơ 

 
A B vµ BA  có điểm 

đầu, điểm cuối là A hoặc B. 
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và thảo luận, cử đại diện báo 
cáo. 
GV ghi lời giải của các 
nhóm và gọi HS nhóm khác 
nhận xét,bổ sung (nếu cần) 
 
Vậy với hai điểm A và B 
phân biệt thì ta luân có hai 
vectơ có điểm đầu và điểm 
cuối là A hoặc B. 
Nếu có 3 điểm A, B , C phân 
biệt thì ta có bao nhiêu vectơ 
có điểm đầu điểm cuối là A 
hoặc B hoặc C? 
GV vẽ hình và nêu lời giải 
chính xác. 

HS thảo luận theo nhóm và 
cử đại diện báo cáo. 
HS nhận xét và bổ sung ghi 
chép. 
  
Trao đổi và rút ra kết quả: 
Hai điểm A và B phân biệt có 
hai vectơ có điểm đầu và 
điểm cuối là A hoặc B. 
HS suy nghĩ và trả lời … 

A B
 

 
 
 
 
Nếu ba điểm A, B, C phân 
biệt thì có 6 vectơ có điểm 
đầu, điểm cuối là A hoặc B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

HĐ2: (Vectơ cùng phương, 
vectơ cùng hướng) 
HĐTP 1: (   ) (Hình thành 
khái nịêm hai vectơ cùng 
phương,cùng hướng ) 
GV nêu khái niệm về giá của 
vectơ. 
(Đường thẳng đi qua điểm 
đầu và điểm cuối của một 
vectơ được gọi là giá của 
vectơ) 
GV yêu cầu HS xem nội 
dung hoạt động    2 SGK và 
yêu cầu HS thảo luận theo 
nhóm đã phân công và cử 
đại diện báo cáo. 
GV ghi lại lời giải của các 
nhóm và gọi HS nhóm khác 
nhận xét bổ sung (nếu cần) 
 
GV hai vectơ có giá song 
song hoặc trùng nhau được 
gọi là hai vectơ cùng 
phương. 
(GV nêu định nhĩa hai vectơ 
cùng phương) 
Vậy hai vectơ như thế nào 
thì không cùng phương? 
GV nêu và chỉ vào hình vẽ 

 
 
HS chú ý theo dõi để hiểu 
được thế nào là giá của 
vectơ. 
(Giá của vectơ 


AB là đường 

thẳng AB) 
 
 
 
HS thảo luận theo nhón đề 
tìm ra lời giải và báo cáo. 
 
 
 
 
HS nhận xét và bổ sung, ghi 
chép. 
 
HS trao đổi và rút ra kết quả: 
 

,AB CD có giá trùng nhau; 
 

,PQ RS có giá song song; 
 
EF, PQ có giá không song 
song hoặc trùng nhau. 
HS suy nghĩ và trả lời … 
 
 
 
 

2. Vectơ cùng phương, 
vectơ cùng hướng: 
*Giá của vectơ 


A B là 

đuờng thẳng AB. 
Hình 1.3: 

 
,AB CD có giá 

trùng nhau; 
 

,PQ RS có giá song song; 
 
EF, PQ có giá không song 
song hoặc trùng nhau. 

 
Định nghĩa:(SGK) 
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hai vectơ cùng hướng, ngược 
hướng. 
Vậy nếu hai vectơ cùng 
hướng thì nó có cùng 
phương không? Và nếu cùng 
phương thì ta nói nó cùng 
hướng được hay không? Vì 
sao? 
GV phân tích bằng cách chỉ 
vào  hình vẽ của hoạt động    
2. 
HĐTP2: (  ) (Bài tập về ba 
điểm thẳng hàng) 
GV nêu bài tập và yêu cầu 
HS thảo luận theo nhóm và 
cử đại diện báo cáo. 
GV ghi lời giải của các 
nhóm và gọi HS nhận xét, bổ 
sung (nếu cần)  
 
 
 
 
 
Vậy ba điểm A, B, C thẳng 
hàng khi và chỉ khi hai vectơ 
 

µACAB v cùng phương. Đây 
là một phương pháp mới để 
chứng minh ba điểm A, B, C 
thẳng hàng. 
HĐTP3 (   ): (Bài tập áp 
dụng) 
GV yêu cầu HS xem nội 
dung hoạt động    3, thảo 
luận và báo cáo. 
GV ghi lời giải của các 
nhóm và gọi HS nhận xét, bổ 
sung (nếu cần) 
GV nêu lời giải chính xác. 

HS thỏa luận và suy nghĩ trả 
lời… 
Hai vectơ cùng phương thì 
chúng chỉ có thể cùng hướng 
hoặc ngược hướng. 
 
 
 
HS thảo luận theo nhóm và 
cử đại diện báo cáo. 
 
HS nhận xét và bổ sung, ghi 
chép. 
 
HS trao đổi để rút ra kết quả: 
-Ba điểm A, B, C thẳng hàng 
khi và chỉ khi 

 
µ ACAB v  cùng 

phương. 
Vì nếu hai vectơ 

 
µA CAB v  

cùng phương thì hai đường 
thẳng AB và AC song song 
hoặc trùng nhau. Do AB và 
AC có chung điểm A nên 
chúng phải trùng nhau. 
Vậy … 
 
 
HS xem nội dung và suy nghĩ 
trả lời… 
 
HS nhận xét, bổ sung và ghi 
chép. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bài tập: Nếu ba điểm A, B, 
C thẳng hàng thì hai vectơ 
 

µ ACAB v  như thế nào với 
nhau? 
 
 
 
 
 
 
 
*Để chứng minh ba điểm A, 
B, C thẳng hàng, ta chúng 
minh: 
 
A B vµ A C  cùng phương. 
 
 

HĐ3(    ) 
*Củng cố và hướng dẫn học ở nhà: 
- Xem và học lý thuyết theo SGK. 
- Làm các bài tập 1, 2, 3 và 4 SGK và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau: 
 

----------------------------------------------------------------------- 
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                                                     TIẾT 2: CÁC ĐỊNH NGHĨA 

I.Mục tiêu: 
Qua bài học HS cần: 

1.Về kiến thức: 
-Hiểu được khái niệm vectơ, vectơ –không, độ dài vectơ,  hai vectơ bằng nhau. 
-Biết được vectơ- không cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ. 

2. Về kỹ năng: 
-Chứng minh được hai vectơ bằng nhau. 
-Khi cho trước điểm O và vectơ 


a , dựng điểm A sao cho: 

 
OA a . 

3. Về tư duy và thái độ: 
* Về tư duy:  Biết quan sát và phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen. 
* Về thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi, bước đầu thấy 

được mối liên hệ giữa vectơ và thực tiễn.   
II. Chuẩn bị của GV và HS: 
GV: Câu hỏi trăc nghiệm, phiếu học tập, giáo án,… 
HS: Soạn bài và trả lời các câu hỏi trong các hoạt động của SGK, chuẩn bị bảng phụ. 
III. Phương pháp dạy học: 
Gợi mở, vấn đáp và kết hợp với điều khiển hoạt đọng nhóm. 
IV. Tiến trình bài học: 

      *Ổn định lớp, chia lớp thành 6 nhóm 
      *Kiểm tra bài cũ:  
       Vectơ là gì? 
       Thế nào là giá của vectơ? Hai vectơ như thế nào được gọi là cùng phương? 
*Bài mới: 

Hoạt động của thầy hoạt động của trò Nội dung 
HĐ 1: (Hai vectơ bằng 
nhau) 
HĐTP (   ):(Hình thành khái 
niệm hai vectơ bằng nhau) 
GV nêu khái niệm độ dài 
của một vectơ và khái niệm 
hai vectơ bằng nhau và ký 
hiệu. 
-Nếu cho trước một vectơ  

a  và một điểm O thì ta tìm 
được bao nhiêu điểm A nằm 
trong mặt phẳng để vectơ 


 
OA a ? 
GV gọi HS nhận xét, bổ 
sung (nếu cần). 
 
GV phân tích và nêu lời giải 
đúng và yêu cầu HS xem 
chú ý trong SGK trang 6. 
 
 
 
 
 

 
 
 
HS chú ý theo dõi và ghi 
chép, ghi nhớ… 
 
HS suy nghĩ thảo luận và 
tìm lời giải, cử đại diện báo 
cáo… 
 
 
HS nhận xét bổ sung và ghi 
chép, sửa chữa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hai vectơ bằng 
nhau: 

Độ dài của vectơ 

A B là 

khoảng cách giữa hai điểm 
A và B. 
Độ dài của vectơ 


A B  ký 

hiệu: 

AB  

Vậy 

AB  =AB =BA. 

Vectơ có độ dài bằng 1 gọi 
là vectơ đơn vị. 
 

 
»ng vect¬ ba b  ký hiệu là: 


 
a b  

 
  



 
 

 
, ïng h­ínga b c

a b
a b

 

Chú ý: Khi cho trước vectơ 

a  và một điểm O, thì ta 
luôn tìm được một điểm A 
duy nhất sao cho: 

 
OA a . 

 
 
HĐ    4: 
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HĐTP2 (   ): (Bài tập áp 
dụng) 
GV yêu cầu HS xem nội 
dung hoạt động     4 trong 
SGK và yêu cầu HS thảo 
luận và cử đại diện đứng tại 
chỗ báo cáo, GV vẽ hình lên 
bảng. 
GV ghi lời giải của các 
nhóm và gọi HS nhận xét, 
bổ sung (nếu cần) 
-GV nêu lời giải đúng. 

HS xem nội dung và thảo 
luận và cử đại diện báo cáo. 
 
 
 
HS nhận xét, bổ sung và ghi 
chép. 
 
Chú ý theo dõi lời giải đúng 
trên bảng. 

B

DC

O
E

A F

 

HĐ 2: (Vectơ – không) 
HĐTP (    ):(Hình thành 
khái niệm và các tính chất 
của vectơ – không) 
GV nêu khái niệm vectơ – 
không và ký hiệu. 
-Nếu ta cho trước một điểm 
A thì có bao nhiêu đường 
thẳng đi qua A? 
Vậy có bao nhêu vectơ cùng 
phương với vectơ 


A A ? Vì 

sao? 
*Vectơ 


A A  nằm trên mọi 

đườngthẳng đi qua điểm A, 
vì vậy ta quy ước vectơ – 
không cùng phương, cùng 
hướng với mọi vectơ. Ta 
cũng quy ước độ dài của 
vectơ – không bằng 0. 

 
 
 
 
HS chú ý theo dõi… 
 
HS suy nghĩ và đứng tại chỗ 
trả lời câu hỏi… 
 
HS thảo luận và nêu lời 
giải. 
 
 
 
HS chú ý theo dõi và ghi 
chép. 

4. Vectơ – không: 
Vectơ có điểm đầu và điểm 
cuối trùng nhau gọi là 
vectơ-không, ký hiệu: 


0  

Ví dụ: 
 
A A,BB, ... là các 

vectơ – không. 
Vectơ – không cùng 
phương, cùng hướng với 
mọi vectơ. 
Độ dài vectơ – không bằng 
0. 

HĐ3 (   ): 
*Củng cố và hướng dẫn học ở nhà: 
- Xem và học lý thuyết theo SGK. 
- Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau: 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Cho hai điểm phân biệt A và B. Câu nào sau đây sai? 

(a)Có một đoạn thẳng AB và BA; (b)Có hai vectơ khác nhau 
 
A B vµ BA; 

(c)  
 
AB BA AB; (d)  

  
AB BA AB . 

Câu 2. Cho hình thang ABCD có hai đáy là AB và CD. Xác định tính đúng (Đ), sai (S) của mỗi 
mệnh đề sau: 

(a)Bốn vectơ 
   
A B,CD, BA ,DC cùng phương. 

(b)
 
A B vµ DC cïng h­íng; 

(c)
 
A D vµ CB ng­îc h­íng; 

(d) 
 
A D BC . 

Câu 3. Cho tam giác đều ABC. Đẳng thức nào sau đây sai? 

 
 

  

 

    
(a)AB BC; (b) AB BA ;

(c)AB BA; (d) AB BC CA
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----------------------------------- 
Tiết 3: Bài 1.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

I.Mục tiêu: 
Qua bài học HS cần: 

1.Về kiến thức: 
-Củng cố được khái niệm vectơ, vectơ –không, độ dài vectơ, hai vectơ cùng phương, hai 
cùng hướng, hai vectơ bằng nhau. Biết được vectơ- không cùng phương, cùng hướng với 
mọi vectơ. 

2. Về kỹ năng: 
- Biết cách xác định điểm đầu, điểm cuối của một vectơ, giá, phương, hướng của một 

vectơ. 
- Biết được khi nào hai vectơ cùng phương, cùng hướng; không cùng phương, ngược 

hướng. 
-Chứng minh được hai vectơ bằng nhau. 
-Khi cho trước điểm O và vectơ 


a , dựng điểm A sao cho: 

 
OA a . 

3. Về tư duy và thái độ: 
* Về tư duy:  Biết quan sát và phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen. 
* Về thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi. 
 
II. Chuẩn bị của GV và HS: 

GV: Câu hỏi trăc nghiệm, phiếu học tập, giáo án,… 
HS: Làm các bài tập trong SGK, chuẩn bị bảng phụ. 
 
III. Phương pháp dạy học: 
Gợi mở, vấn đáp và kết hợp với điều khiển hoạt động nhóm. 
 
IV. Tiến trình bài học: 
*Ổn định lớp, chia lớp thành 6 nhóm. 
*Kiểm tra bài cũ: (khoảng từ 5’ đến 7’) 
HS trả lời các câu hỏi sau: 
-Vectơ là gì? 
-Thế nào là hai vectơ cùng phương? 
-Thế nào là hai vectơ bằng nhau? 
-Nêu kết quả câu hỏi trắc nghiệm 1 đã ra. 
*Bài mới: 
Hoạt động của thầy hoạt động của trò Nội dung 

HĐ1(   ):(Bài tập về phương 
hướng của hai vectơ) 
GV nêu đề và gọi HS nhóm 
1 đứng tại chỗ trình bày lời 
giải kết quả bài tập 1.  
GV gọi HS nhận xét, bổ 
sung (nếu cần) 
 
 
 
 
 
 
GV giải thích lại (nếu cần) 
và nêu kết quả đúng… 

 
 
HS đứng tại chỗ trình bày lời 
giải… 
 
HS nhận xét, bổ sung và sửa 
chữa, ghi chép. 
 
HS trao đổi và cho kết quả: 
1.a) Đúng, giả sử 


a  và 


b  

không cùng phương vì nếu 

a  

cùng phương với 

c thì 


b  sẽ 

không cùng phương với 

c . 

Điều này trái với giả thiết là 

a  

Bài tập 1:  
a)Đúng. 
b)Đúng 
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và 

b  cùng phương với 


c . 

Vậy … 
1.b) HS giải thích tương tự… 
 

HĐ2(    ):(Bài tập về 
phương hướng của hai 
vectơ) 
GV yêu cầu HS xem nội 
dung bài tập 2 trong SGK 
và suy nghĩ trả lời. 
GV gọi HS nhóm 2 đứng tại 
chỗ trình bày lời giải. 
GV gọi HS nhận xét, bổ 
sung (nếu cần) 
GV phân tích và nêu lời giải 
đúng. 

 
 
HS xem nội dung bài tập 2 va 
suy nghĩ, trả lời… 
 
 
 
HS nhận xét, bổ sung, sửa 
chữa, ghi chép. 
 
HS trao đổi và cho kết quả: 
a)Các vectơ cùng phương: 
 

 

   

µ  cïng ph­¬ng;

u µ v ïng ph­¬ng;

, , , ïng ph­¬ng.

a v b

v c

x y w z c

 

b), c) HS suy nghĩ và cho kết 
quả tương tự… 

Bài tập 2: (SGK trang7) 
 
Kết quả: 

 

  

) ¸c vect¬ cïng h­íng:

a vµ b cïng h­íng;

x, y  vµ z  cïng h­íng.

b C

 

c)

 

 

 

 

¸c vect¬ ng­îc h­íng:

u vµ v  ng­îc h­íng;

w  vµ x  ng­îc h­íng;

w  vµ y  ng­îc h­íng;

w  vµ z ng­îc h­íng.

c

 

d)  
¸c vect¬ b»ng nhau:

x  vµ y.

C
 

HĐ3(    ): (Bài tập về chứng 
minh hai vectơ bằng nhau) 
GV gọi HS nêu đề bài tập 3 
và cho HS thảo luận sau đó 
gọi HS nhóm 3 lên bảng 
trình bày lời giải. 
(GV vẽ hình lên bảng) 
 
 
GV gọi HS nhận xét, bổ 
sung (nếu cần). 
GV nêu lời giải đúng (nếu 
cần) 
 
 

 
 
HS nêu đề bài tập 3 trong SGK 
trang 7. 
HS thảo luận và suy nghĩ trình 
bày lời giải… 
HS nhận xét, bổ sung và sửa 
chữa ghi chép. 
 
HS trao đổi và cho kết quả: 
Nếu tứ giác ABCD là hình 
bình hành thì AB = DC và hai 
vectơ 

 
µ AB v DC cùng hướng. 

Ngược lại nếu 
 

 AB DC thì 
AB = DC và AB//DC 
Vậy … 

Bài tập 3( SGK trang 7) 
 

A                         B 

       D                        C 

HĐ4(     ): (Bài tập về vectơ 
cùng phương và bằng nhau) 
GV gọi HS nêu đề, GV vẽ 
hình lên bảng và cho HS 
thảo luận tìm lời giải. 
GV gọi HS nhóm 5 trình 
bày lời giải. 
GV gọi HS nhóm khác nhận 
xét, bổ sung (nếu cần) 
 
GV nêu lời giải đúng (nếu 
HS giải chưa đúng hoặc 

 
 
HS nêu đề bài tập 4 trong SGK 
 
HS suy nghĩ và trình bày lời 
giải… 
HS nhận xét, bổ sung và sửa 
chữa ghi chép. 
 
HS trao đổi vàcho kết quả: 
a)Các vectơ khác 


0  và cùng 

phương với 

OA là: 

Bài tập 4: (SGK trang7) 
 
             A                   B 
 

      F                     O           C 

 

 E                      D 
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thiếu). 
       

, , , , , , ,EF.DA AD BC AO OD DO FE  
b) Các vetơ bằng 


AB là:  

  
, , .OC ED FO  

HĐ5(   ): (Giải các bài tập 
trắc nghiệm đã ra ở tiết 1) 
GV nêu lại đề và gọi HS 
trình bày lời giải  

 
 
HS suy nghĩ và trình bày lời 
giải các câu hỏi trắc nghiệm… 

 

 
HĐ 6 (   ) 
*Củng cố và hướng dẫn học ở nhà: 
-Xem lại các bài tập đã giải. 
-Xem và soạn trước bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ. 

----------------------------------------------------------------------- 
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Tiết 4. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ (2 tiết) 
 I.Mục tiêu: 
Qua bài học HS cần: 

1.Về kiến thức: 
-Hiểu cách xác định tổng của hai vectơ, quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành và các 
tính chất của phép công vectơ: Giao hoán, kết hợp, tính chất của vectơ – không. 
-Biết được   

   
.a b a b  

2. Về kỹ năng: 
- Vận dụng được quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành khi lấy tổng hai vectơ cho trước. 

3. Về tư duy và thái độ: 
* Về tư duy:  Biết quan sát và phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen. 
* Về thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi. 
 
II. Chuẩn bị của GV và HS: 

GV: Câu hỏi trăc nghiệm, phiếu học tập, giáo án,… 
HS: Làm các bài tập trong SGK, chuẩn bị bảng phụ. 
 
III. Phương pháp dạy học: 
Gợi mở, vấn đáp và kết hợp với điều khiển hoạt động nhóm. 
 
IV. Tiến trình bài học: 
*Ổn định lớp, chia lớp thành 6 nhóm. 
*Bài mới: 
GV: Như ta đã biết, để cộng hai đoạn thẳng có cùng đơn vị thì ta sẽ được một đoạn thẳng có 

cùng đơn vị đo. Như nếu ta cho trước hai vectơ 
 
,a b thì liệu ta có công được như công hai đoạn 

thẳng nói trên không? Đó là nội dung mà ta đi tìm hiểu trong bài học hôm nay. 
Hoạt động của thầy hoạt động của trò Nội dung 

HĐ1(   ): (Định nghĩa tổng 
của hai vectơ) 
GV nêu ví dụ để hình thành 
định nghĩa tổng của hai 
vectơ: 
-Ở hình 1 mô tả một vật 
được dời sang vị trí mới sao 
cho các điểm A, M,… của 
vật được dời đến các điểm 
A’, M’, … Khi đó ta nói 
rằng: Vật được “tịnh tiến” 
theo vectơ 


AA'  

(GV vẽ hình 2 trên bảng và 
phân tích để hìnhthành định 
nghĩa) 
Ta thấy vật từ vị trí (I) nó 
được tính tiến theo vectơ 

AB để đến vị trí (II). Sau đó 
nó lại được tịnh tiến một lần 
nữa theo vectơ 


BC  để đén 

 
 
HS quan sát hình vẽ và suy 
nghĩ trả lời. 
 
Vật có thể được tịnh tikến 
một lần từ vị trí (I) đến vị trí 
(III) theo vectơ 


A C . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Tổng của hai vectơ: 
                                    A’ 
  A 
                                         
M’ 
                   Hình 1 
    M                         C 
A 
                                      (III) 
(I) 
         B 
                        Hình 2 
              (II) 
Định nghĩa: (SGK) 
Tổng của hai vectơ 

 
µa v b  

ký hiệu là: 
 
a b . 

                 B 
 
        


a                   


b  

 

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



 Trang 10 

vị trí (III). 
Vậy ta có thể tịnh tiến vật 
chỉ một lần để từ vị trí (I) 
đến vị trí (II) hay không? 
Nếu có thể được thì ta tịnh 
tiến theo vectơ nào? 
Ta nói  vectơ 


AC là tổng 

của hai vectơ 
 

µAB v BC . 
GV gọi HS nêu định nghĩa, 
Gv vẽ hình và ghi tóm tắt 
trên bảng. 
 

 
 
 
 
 
 
 
HS nêu định nghĩa trong 
SGK. 
 
 
 

                  
 
a b  

 A                                    C 
 
 
Phép toán tìm tổng của hai 
vectơ còn được gọi là phép 
cộng vectơ. 

HĐ2(    ): (Hoạt động hình 
thành quy tắc ba điểm và 
quy tắc hình bình hành) 
GV vẽ hình và nêu quy tắc 
ba điểm và quy tắc hình 
bình hành. 
 
 
 
 
 
 
 
GV nêu câu hỏi áp dụng và 
cho HS thảo luận tìm lời 
giải. 
GV gọi HS đại diện báo cáo 
kết quả. 
 

 
 
 
HS chú ý theo dõi trên 
bảng… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS thảo luận để tìm lời 
giải… 
HS trao đổi và cho kết quả: 
a)Do ABCD là hình bình 
hành nên: 

 
OC AB  

Vậy theo định nghĩa ta có: 
 

  
OA OC OB  
b)Trong một tam giác độ 
dài một cạnh luôn bé hơn 
tổng độ dài hai cạnh còn lại. 
Vậy … 

2.Quy tắc ba điểm và quy 
tắc hình bình hành: 
*Quy tắc ba điểm: Với ba 
điểm A, B, C tùy ý ta luôn 
có: 

 
  
AB BC AC  
*Quy tắc hình bình hành:  
Nếu OABC là hình bình 
hành thì ta có: 

 
  
OA OC OB  
 
 
           O                          A 
 
 
  C                             B 
 Áp dụng: 
a)Giải thích tại sao ta có 
quy tắc hình bình hành. 
b)Hãy giải thích tại sao ta 
có: 
              

   
.a b a b  

HĐ3(    ): (Hoạt động hình 
thành các tính chất của phép 
cộng vectơ) 
GV yêu cầu HS thảo luận để 
vẽ hình minh họa các tính 
chất của phép cộng vectơ: 
ính chất giao hoán, kết hợp. 
 
GV gọi HS nhận xét, bổ 
sung (nếu cần) 
Gọi HS vẽ hình và chứng 
minh    

    
0 0a a a . 

GV gọi HS nhận xét, bổ 

 
 
 
HS suy nghĩ vẽ hình (Vẽ 
hình bình hành) 
         A        


a                 B 

      

b   

 
a b    

 
b a


b  

 D           

a          C 

HS nhận xét, bổ sung và sửa 
chữa, ghi chép. 

3. Tính chất của phép 
cộng vectơ: 
Với ba vectơ 

  
, ,a b c t tùy ý ta 

có: 

   
  

    

   

   

     

    
0 0

a b b a

a b c a b c

a a a

 

Xem hình 1.8 SGK 
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sung và nêu lời giải đúng. HS vẽ hình dựa vào hình 
1.8 SGK đề minh họa tính 
chất kết hợp. 

HĐ3(    ) 
*Củng cố (    ): 
Hướng dẫn giải bài tập 1 SGK . 
*Hướng dẫn học ở nhà(   ): 
- Xem và học lý thuyết theo SGK. 
-Làm bài tập 2, 3a) SGK. 
-Đọc và soạn trước: Hiệu của hai vectơ. 
 

----------------------------------------------------------------------- 
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 Tiết 5. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ (2 tiết) 

 I.Mục tiêu: 
Qua bài học HS cần: 

1.Về kiến thức: 
-Hiểu cách xác định hiệu của hai vectơ, định nghĩa hiệu của hai vectơ, quy tắc ba điểm, và 
các tính chất của phép trừ vectơ: Tính chất trung điểm, tính chất trọng tâm của tam giác. 

2. Về kỹ năng: 
- Vận dụng được quy tắc ba điểm, tính chất trung điểm và tính chất trọng tâm để giải bài 

tập. 
3. Về tư duy và thái độ: 

* Về tư duy:  Biết quan sát và phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen. 
* Về thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi. 
 
II. Chuẩn bị của GV và HS: 

GV: Phiếu học tập, giáo án,… 
HS: Làm các bài tập trong SGK, chuẩn bị bảng phụ. 
 
III. Phương pháp dạy học: 
Gợi mở, vấn đáp và kết hợp với điều khiển hoạt động nhóm. 
 
IV. Tiến trình bài học: 
*Ổn định lớp, chia lớp thành 6 nhóm. 
*Bài mới: 
GV: Như ta đã biết,  nếu ta cho trước hai vectơ 

 
,a b thì thì tổng của hai vectơ ta đã biết, 

nhưng liệu ta có phép toán hiệu của hai vectơ không? Đó là nội dung mà ta đi tìm hiểu trong bài 
học hôm nay. 

Hoạt động của thầy hoạt động của trò Nội dung 
HĐ1( Hình thành khái niệm 
hiệucủa hai vectơ) 
HĐTP 1(   ): (Hình thành 
khái niệm vectơ đối) 
GV yêu cầu HS cả lớp xem 
nội dung hoạt động 2 ở 
SGK trang 10 (Vẽ hình bình 
hành ABCD.  Nhận xét về 
độ dài và hướng của hai 
vectơ 

 
µCD.AB v ) 

GV vẽ hình lên bảng và gọi 
HS đứng tại chỗ trả lời. 
Gọi HS nhận xét, bổ sung 
(nếu cần). 
GV nêu khái niệm vectơ 
đối. 

 
 
 
 
HS xem nội dung hoạt động 
2 ở SGK va trả lời. 
Hai vectơ  

 
µCDAB v có 

cùng độ dài nhưng ngược 
hướng. 
 
HS nhận xét, bổ sung và sửa 
chữa, ghi chép. 
 
 
HS chú ý  theo dõ trên bảng. 
 

4.Hiệu của hai vectơ: 
a)Vectơ đối: 
            A                         B 
 
 
     D                         C  
Cho vectơ 


a . Vectơ có 

cùng độ dài và ngược hướng 
với vectơ 


a được gọi là 

vectơ đối của vectơ 

a , ký 

hiệu: -

a . 

Mỗi vectơ đều có vectơ đối, 
vectơ đối của vectơ 


AB  là 


BA , suy ra:


BA = -


AB . 

Vectơ đối của vectơ 

0 là 
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GV cho HS xem ví dụ 
1(SGK)  
GV phân tích và chỉ ra các 
vectơ đối của vectơ đã cho. 
GV yêu cầu HS các nhóm 
xem hoạt động 3 trong SGK 
và thảo luận tìm lời giải. 
(Cho  

  
0AB BC . Hãy 

chứng tỏ 

BC  là vectơ đối 

của 

AB ). 

GV gọi HS đại diện nhóm 6 
trình bày lời giải của nhóm 
mình. 
GV gọi HS nhóm khác nhận 
xét, bổ sung (nếu cần) 
 
Vậy hai vectơ đối nhau thì 
có tổng bằng vectơ 


0 . 

 
HĐTP 2(   ): (Định nghĩa 
hiệu của hai vectơ) 
GV gọi HS nêu định nghĩa 
hiệu của hai vectơ. 
GV viết định nghĩa và công 
thức lên bảng. 
 
GV vẽ hình trên bảng và ghi 
công thức:  

  
AB OB OA  

GV yêu cho HS thảo luận 
theo nhóm và suy nghĩ trả 
lời theo câu hỏi của hoạt 
động 4 trong SGK (Hãy giải 
thích vì sao hiệu của hai 
vectơ 

 
,OA OB là vectơ 


AB ?). 
GV gọi HS đại diện nhóm 2 
trình bày lời giải của nhóm 
mình. 
GV gọi HS nhận xét, bổ 
sung (nếu cần). 
GV nhận xét và phân tích 
rút ra lời giải đúng. 
GV nêu quy tắc ba điểm của 
phép trừ. 
HDDTP 3(   ): (Bài tập áp 
dụng) 
GV nêu đề ví dụ 2 trong 
SGK và phân tích và nêu lời 
giải (Với bốn điểm A, B, C, 
D ta luôn có: 

HS chú ý xem ví dụ 1 trong 
SGK. 
 
HS xem nội dung hoạt động 
3 trong SGK và thảo luận 
tìm lời giải. 
HS đại diện nhóm 6 trình 
bày lời giải. 
 
HS trao đổi và cho kết quả: 
Ta có:   

   
AA 0AB BA (1) 

Theo đề ra:  
  

0AB BC (2) 
Suy ra: 

 
BA BC  

Vì 

BA là vectơ đối của 

vectơ 

A B nên 


BC là vectơ 

đối của 

A B . 

 
 
 
 
HS nêu định nghĩa hiệu của 
hai vectơ. 
HS chú ý theo dõi trên 
bảng. 
 
 
 
 
HS thảo luận theo nhóm để  
tìm lời giải và cử đại diện 
nhóm trình bày lời giải. 
HS nhận xét, bổ sung và sửa 
chữa, ghi chép. 
 
HS trao đổi và rút ra kết 
quả: 
Ta có: 

    

   



   

   



OB OA OB OA

OB AO AO OB

AB

 

Vậy  
  
AB OB OA  

vectơ 

0 . 

 
Ghi chú: Hai vectơ đối 
nhau thì có tổng bằng vectơ- 
không. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)Định nghĩa hiệu của hai 
vectơ: 
Cho hai vectơ 

 
µ a v b . Ta gọi 

hiệu của hai vectơ 
 

µ a v b là 
vectơ   

 
,a b ký 

hiệu: 
 
a b . 

              
   
a b a b  

 
              A        
 
 
 
  O                                      B 
 

 
  
AB OB OA  

 
 
 
 
 
 
 
*Quy tắc: Với ba điểm A, 
B, C tùy ý ta luôn có: 
            

  
AB AC CB  
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  
   
AB CD AD CB ) 
(GV áp dụng quy tắc ba 
điểm của phép trừ để phân 
tích ) 
HĐ2( Tính chất trung điểm 
và tính chất trọng tâm) 
GV nêu tính chất trung 
điểm và hướng dẫn chứng 
minh. 
(Vì I là trung điểm củađoạn 
thẳng AB nên IA = IB và 
hai vectơ 

 
,IA IB  ngược 

hướng nên hai 
vectơ

 
,IA IB đối nhau. Vậy  

 
  

0IA IB ) 
GV vẽ hình và nêu tính chất 
trọng tâm (GV phân tích và 
hướng dẫn chứng minh 
tương tự SGK) 

 
 
 
 
 
HS chú ý theo dõi trên bảng 
và vẽ hình, ghi chép… 

5.Áp dụng: 
a)Tính chẩt trung điểm: 
Điểm I là trung điểm của 
đoạn thẳng AB khi và chỉ 
khi:  
              

  
0IA IB  

      A              I               B 
      
b)Tính chất trọng tâm: 
Điểm G là trọng tâm của 
tam giác ABC khi và chỉ 
khi: 
        

   
0GA GB GC  

               A 
 
 
                               N 
                        G 
 
  B                M                 C 

 
HĐ3(    ) 
*Củng cố (    ): 
Hướng dẫn giải bài tập 3b) SGK . 
*Hướng dẫn học ở nhà(   ): 
- Xem và học lý thuyết theo SGK. 
-Làm bài tập trong SGK trang 12. 
-Đọc trước bài đọc thêm trong SGK trang 13. 

----------------------------------------------------------------------- 
 

Tiết 6. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP (1 tiết) 
 I.Mục tiêu: 
Qua bài học HS cần: 

1.Về kiến thức: 
-Ôn tập và củng cố lại cách xác định hiệu của hai vectơ, định nghĩa hiệu của hai vectơ, quy 
tắc ba điểm, và các tính chất của phép trừ vectơ: Tính chất trung điểm, tính chất trọng tâm 
của tam giác. 

2. Về kỹ năng: 
- Vận dụng được quy tắc ba điểm, tính chất trung điểm và tính chất trọng tâm vào giải 

được các bài tập. 
3. Về tư duy và thái độ: 

* Về tư duy:  Biết quan sát và phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen. 
* Về thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi. 
 
II. Chuẩn bị của GV và HS: 

GV: Phiếu học tập, giáo án,… 
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HS: Làm các bài tập trong SGK, chuẩn bị bảng phụ. 
 
III. Phương pháp dạy học: 
Gợi mở, vấn đáp và kết hợp với điều khiển hoạt động nhóm. 
 
IV. Tiến trình bài học: 
*Ổn định lớp, chia lớp thành 6 nhóm(. 
*Bài mới: 
GV gọi HS nhắc lại kiến thức cơ bảng của tổng và hiệu của hai vectơ nhằm củng cố lại kiến 

thức. 
Hoạt động 
của giáo 

viên 

Hoạt động 
của học sinh 

Nội dung 

HÑ 1: 
(luyện tập 
tìm tổng, 
hiệu 2 
vectô) 

 

 

Gọi 2 HS 
làm bài 4, 
10 

 

 

- HS nhắc lại 
lý thuyết và 
giải các bài 
tập 1, 5, 10 
- Kết hợp 
nhắc lại lý 
thuyết và 
xác định 
vectô 


 
MA MB , 


 
MA MB   

 

- HS vẽ hình, 
tìm vectô 

AB BC
 

; 

AB BC
 

  
 

- HS vẽ 
hình, giải 
bài 10 

 

 

 

 

- Bài 1(SGK 
tr12): 

   
    
MA MB MA AC MC

 
  
MA MB BA  

- Bài 4 (SGK 
tr12): 

AB BC AC 
  

 

AB BC AC a  
  

 

AB BC BD BC CD   
    

 

AB BC CD a  
  

 

Bài 10: 

- 1 2 4F F F 
  

 

- 3 4 0F F 
  
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HÑ 2: 
hướng dẫn 
HĐ chứng 
minh đẳng 
thức vectơ. 
Sửa các  bài 
tập 2,3, 6.  

- MR bài 3 
cho n điểm: 

1 2 2 3 1  
  
A A A A A A
 

 

 

- Gọi HS vẽ 
hình chứng 
minh bài 6 

 

- Biến đổi 
bài 2 

 
 

  
  MA MB BA
MC MD DC
 

 Biến đổi 
bài 3 

0
  

  

   
  AB BC CD DA
AC CA

 

   
    
AB AD DB CB CD
 

 

-Biến đổi bài 
6 (tương tự) 

  

 

Bài 2(SGK tr12): 

 ( 0)

 
 
  
 

  
  
   
  

MA MB BA
MC MD DC
MA MC MB MD

BA DC
 

Baøi 3(SGK tr12): 

0
  

  

   
  AB BC CD DA
AC CA
 
 

  
  AB AD DB
DB CB CD

 

Baøi 6 (SGK tr12) 

CO OB OA OB BA   
    

AB BC AB AD DB   
    

DA DB BA 
  

; 

OD OC CD 
  

 

 

 Hoạt động của 
học sinh 

N
o
ä
i
 
d
u
n
g
 
g
i
a
û
n
g
 
d
a
ï
y

 
- Hướng dẫn 
HS làm bài 
7, 9 ở nhà. 

 - HS nêu 
phương 
pháp 
chứng 
minh đẳng 
thức vectơ 

- Bài 7: 
HS xét 3 

trường 
hợp:  

a,b
 : cùng 
phương 
(cùng 
hướng, 
ngược 
hướng) 

 

Vì BA = CD
 

 
neân 

DA - DB =OD -OC
   

 

DA - DB + DC = BA+ DC = 0
    

Bài 7: 
a,b
 : không 

cùng phương 

a + b < a + b
  

 
a,b
 : cùng 

hướng: 

a + b = a + b
  
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V.CỦNG CỐ TOÀN BÀI :( Gọi học 
sinh tuần tự trả lời các câu hỏi ) 

1) Nêu lại cách xác định vectơ 
tổng, hiệu. Tính chất của phép 
cộng vectơ 

2) Phát biểu quy tắc hình bình 
hành, quy tắc 3 điểm và quy tắc 
trừ. 

3) ĐK cần và đủ để một điểm là 
trung điểm của đoạn thẳng, 
trọng tâm của tam giác. 

*Câu hỏi trắc nghiệm: 
1) Cho ba điểm A, B, C. Tìm phát 

biểu đúng: 
a. AB + BC = AC           
b) AB + BC +CA =0
   

                 

c)        AB - AD = BD
  

 

d)     AB -CB =CA
  

 
     2)Cho  hai điểm phân biệt A, B. Điều kiện để điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB là: 

a ) IA = IB 

b) 
 
IA = IB  

c) 
 
IA =-IB  

d) 
 
AI = BI  

   3) Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 3, AC = 4. Tính độ dài của vectơ BC


  
   4)   DẶN DÒ : Học lại LT và đọc trước bài TÍCH VECTƠ VỚI MỘT SỐ, giải các bài tập 
còn lại. 

----------------------------------------------------------------------- 
  

Tiết 7&8. Bài 3.TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ  
I. MỤC TIÊU : 
Qua bài học sinh cần: 
  1) Về kiến thức : 
Hiểu định nghĩa tích của vectơ với một số; 
Biết các tính chất của phép nhân vecơ với một số; 
Biết điều kiện để hai vectơ cùng phương. 
 2)  Về kỹ năng :  
Xác định được vectơ b ka

 
 khi cho trước số k và vectơ a


; 

Diễn đạt được bằng vectơ: ba điểm thẳng hàng, trung điểm của một đoạn thẳng, trọng tâm 
của tam giác, và vận dụng để giải một số bài toán. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: 

a,b
 : không 
cùng 
phương 

 
 
 
Bài 9: CM 

trung 
điểm 

1 2I ,I  của 

2 đoạn 
thẳng AD, 
BC trùng 
nhau 

1 2 1 2I I I I = 0 


 

a,b
 : ngược 

hướng: 

a + b < a + b
  

 
Bài 9: 

1 2 1 2 0I I I I  
 

 
 
AA = AA  

1 1 2 2AB = AI + I I + I B
   

 

2 2 1 1CD =CI + I I + I D
   
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   Giáo viên : một số bảng phụ ( bảng kiểm ra bài cũ, bảng củng cố ). 
   Học sinh : biết các quy tắc ba điểm, hình bình hành, diễn đạt bằng vectơ trung diểm đoạn 
thẳng, trọng tâm tam giác. 
III. KIỂM TRA BÀI CŨ :( Giáo viên gọi  học sinh lên bảng trả bài ) 
Câu 1: I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi: 

 
        
                                                                                    
Câu  2: Cho ba điểm phân biệt A, B, C. Đẳng thức nào sau đây đúng: 

 
           

 
Cââu  3: Cho ABCD là hình bình hành. Đẳng thức nào sau đây đúng: 

 
           

 
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY & HỌC  

Tiết 7: 
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 

IBIAA )(

BCACABA )(

CABCABC )(

BIAID )(

CDABA )(

BCBDACD 2)( 

( ) 0B AI IB 
 

( ) 0C IA IB 
  

( )B AB CA CB 
  

( )D CA BA BC 
  

( )B AB AD BD 
  

( )C AC BC AB 
  
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HĐ 1: (Dùng hình ảnh dẫn 
vào định nghĩa ) 
Cho vectô  a


 ≠  0


 

 
 Xác định hướng và độ dài 
của vectơ a a

 
 

Gọi một học sinh trả lời 
Dẫn đến định nghĩa: 
 0. a


 = ? 

     k. 0


  = ? 
 
GV và HS cùng xem ví dụ 1 
SGK 
 GA = ? GD 
 Hướng của GA


 và GD


 ? 

Tương tự DE = ? AB 
Giới thiệu các tính chất 
HĐ 2: (Biết sử dụng tính chất 
phép nhân vectơ với một số ) 
 Tìm vectơ đối của vectơ 
ka


, 3 4a b
 

  
GV đánh giá 
 
 
HĐ 3: (Tìm ra kiến thức mới ) 
 I làtrung điểm đoạn thẳng 
AB, ta có đẳng thức vectơ 
nào? 
Với điểm M bất kỳ,  
 
                             
                     A      I             B 
 
 
 
                        M 
 

Học sinh họat động theo 
nhóm 
 
 
 
Bắt đầu thảo luận : 
 
+ cùng hướng vectơ a


               

+ độ dài gấp đôi  vectơ a


 
 
HS ghi định nghĩa SGK 
 0. a


  = 0


 

     k. 0


  = 0


 
 
 
 GA = 2 GD 
GA


 và GD


 ngược hướng 

DE = 1
2

 AB 

Ghi tính chất theo SGK 
 
 
Các nhóm thảo luận, trả 
lời theo chỉ định của GV 
Nhóm khác nhận xét 
 
                  
 
 
 
Các nhóm thảo luận 

 
 
 
 
 
 
 
 
1) Định nghĩa: 
( SGK trang 14 ) 
Quy ước: 
0. a


 = 0


 

k. 0


  = 0


 
Ví dụ 1: 
G là trọng tâm tam giác 
ABC, D và E lần lượt là 
trung điểm của BC và AC. 
 
 
2) Tính chất 
( SGK trang 14 ) 
 
Ví dụ 2: 
Vectô đối của vectô ka


 ,  

3 4a b
 

 là - ka


 , 3 4a b 
 

 

a  

?IA IB MI 
  

0IA IB 
  
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b


GV chỉ định nhóm lên bảng 
GV gọi nhóm khác nhận xét 
GV đánh giá đưa ra kết luận 
Hoạt ñộng tương tự đi tìm biểu 
thức vectơ của trọng tâm tam 
giác 
Giới thiệu ñịnh lí 
 A,B,C phân biệt, k  0, nếu 
AB k AC
 

 thì ,AB AC


 có cùng 
phương ? 
Nhận xét gì về 3đ  A, B, C 
này? 
Ñeå CM ba điểm A, B, C 
thẳng hàng, ta CM như thế 
nào? 
GV vẽ trên bảng 
Cho a OA

 
 , b OB
 

 

  
 ?OA OB 

 
 

 
 
 Tương tự vectơ tổng của 
vectô ?kOA hOB 

 
 

Bài toán ngược lại: 
Cho x OC

 
, phân tích x


 theo 

a


 , b


 ? 
 
 
Hướng dẫn: 
Kẻ CB’// OA, CA’// OB 
Khi đó 'OA


, a


 cùng phương 
nên 'OA ha

 
.  

Tương tự 'OB kb
 

 
Mà 0 ' 'A OB OC 

  
 

Nên  x ha kb 
  

 

 
 
 
 
 
HS lên bảng trình bày 
 
 0IM MA IM MB   

    
 

 2MA MB MI 
  

 
 
HS ghi theo SGK 
 cùng phương 
HS ghi  định lý theo SGK 
 thẳng hàng 
 CM AB k AC

 
 

 
 
 
Học sinh hoạt động theo 
nhóm 
Các nhóm thảo luận, trả 
lời theo chỉ định của GV 
 
 OA OB OC 

  
, vôùi OC 

là đường chéo hình bình 
hành OABC 
 
 tìm theo quy tắc đường 
chéo hình bình hành 
 
 
HS thảo luận theo nhóm 
 
 
 
HS hoạt động theo chỉ 
dẫn GV 
 
 

3)Trung điểm của đoạn 
thẳng và trọng tâm của 
tam giác : 
a) I là trung điểm của 
đoạn thẳng AB 
  2MA MB MI 

  
 

b) G là trọng tâm của tam 
giác ABC 
 3MA MB MC MG  

   
 

4)Điều kiện �ể hai vectơ 
cùng phương 
Điều kiện cần và đủ để 
hai vectô a


 và b


 cùng 

phương là có số k để 
a kb
 

 
5)Phân tích một vectơ 
theo hai vectơ không cùng 
phương: 
 
( SGK trang  16 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài toán:  

a  

O 

A 

B 

 

a  

O B 

A 

b

C 
c  

0IA IB 
  
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V. CỦNG CỐ - DẶN DÒ: 
1) Định nghĩa tích của vectơ với một số, biểu kiện hai vectơ cùng phương 

 2) Cho tam giác ABC có trọng tâm G, I là trung điểm đoạn thẳng BC. Đẳng thức nào 
sau đây đúng 
 (A)    (B)    (C)             (D)  
  

3) Tìm số điểm M thoả đẳng thức vectơ cho trong bảng sau: 
 
 
 
 
 
 

GV và HS cùng vẽ hình 
                               
 
 
 
 
  ?AI AD

 
         

Tính AD


 theo  a


 , b


? 
 
 
 
Tương tự  
  ?AK AB
 

    
Tính AB


 theo  a


 , b


? 
 Caùch tính CI


, CK


? 
Gợi ý: tính theo AI


, AK


 
GV đánh giá 
 Cách CM ba điểm thẳng 
hàng? 
 Từ câu a, suy ra ?CK CI

 
 

 
 

 
 
 
 
Học sinh hoạt động theo 
nhóm 
Các nhóm thảo luận, trả 
lời theo chỉ định của GV 

 1
3

AI AD
 

 

a)HS leân bảng giải 
1
2

AD CD CA b a   
    

 

1 1 1
3 6 2

AI AD b a  
   

 

HS lên bảng giải các câu 
còn lại 
 
Các nhóm giải trong giấy 
nháp, so kết quả trên 
bảng 
 
 CM  CK kCI

 
 

 

 6
5

CK CI
 

 

( SGK trang 16 ) 
Tam giác ABC, trọng tâm 
G, I là trung điểm AG, K 
thuộc AB sao cho  

AK = 1
5

 AB. Biết CA a
 

, 

CB b
 

 
a) Phân tích , , ,AI AK CI CK

  
 

theo a


 , b


 
b) CM : C,I, K thẳng hàng 

Giải 

a) 1 1 1
3 6 2

AI AD b a  
   

 

1 1 ( )
5 5

AK AB b a  
  

 

2 1
3 6

CI CA AI a b   
    

 

4 1
5 5

CK CA AK a b   
    

 

 
 

b) 6
5

CK CI
 

 

Vậy C, I, K thẳng hàng 

Đẳng thức vectơ Số điểm M 
  

  
  

 
 

 
 
 

 

B C 

A 

D 

GIGCGB 2 GAGCGB 

0 BMAM BAMBAM 

1
3

IG IA 
 

2GA GI
 

AM MB AB 
  MA MB AB 
  

2MA MB 
 
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4)Giải các bài tập trong SGK trang 17 
5) Hướng dẫn: tìm một điểm thỏa đẳng thức vectơ cho trước: 
Ví dụ: Cho A, B phân biệt. Tìm K sao cho 

 Dùng các quy tắc ba điểm, đường chéo hình bình hành… đưa biểu thức vectơ về dạng   
 với v


 xác định, A cho trước. 

  Hướng dẫn: chen điểm A vào      
----------------------------------------------------------------------- 

Tiết 8:  
Phần bài tập . 

Kiểm tra bài cũ : ( Gọi học sinh trả bài trên bảng ) 
1) Điều kiện hai vectơ cùng phương? 
2) Cách CM ba điểm A, B, C thẳng hàng ?   

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 
HĐ 1:(Dạng bài tập CM) 
_ Gọi 1 HS hỏi cách giải ? 
_ Gọi  HS lên bảng giải , 
các HS khác cũng giải , sau 
đó nhận xét đúng sai . 
 
_ Chia hai bàn là một nhóm, 
nửa lớp giải câu a,  còn lại 
giải câu b 
Gợi ý: a) M là trung điểm 
BC, ?DB DC 

 
 

          b) Áp dụng câu a 
 
 

 
 Dùng các quy tắc ba 
điểm, đường chéo hình 
bình hành… biến đổi vế 
này thành vế kia 
 
 

Bài 1,4,5 (SGK tr 17) :  
Bài 1: Hbh ABCD. CMR: 

2AB AC AD AC  
   

 
Giải 

VT AB AD AC AC AC    
    

 
     2AC VP 


 

Bài 4: AM là trung tuyến 
tam giác ABC, D là trung 
điểm AM. CMR: 

)2 0a DA DB DC  
   

 

)2 4b OA OB OC OD  
   

 

 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 
 
 
 
 
_ GV đánh giá, cho điểm 
 
 
 

 
_ Hai nhóm giải nhanh 
nhất đem treo bài giải 
lên bảng 
_ Nhóm khác nhận xét 
 
 
 

Giải 
a) 2DB DC DM 

  
 

2 2 2( )VT DA DM DA DM   
   

 
     20 0 VP  

 
 

b) 2 0DA DB DC  
   

2 2OA OD OB OD   
   

 

02  KBKA

02  KBKA

AK v
 
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_ Gọi 1 HS hỏi cách giải ? 
 
 
 
_ GV đánh giá 
* 2MN BC AD 

  
 tương tự, 

HS tự giải 
 
HĐ 2:(Dạng bài tập phân 
tích vectơ thành hai vectơ 
không cùng phương ) 
* Hướng dẫn: 
AB AK KB 
  

 
KB KM MB 
  

 
?KM MB

 
 

_ Gọi nhóm khác nhận xét 
_ GV đánh giá 
 
 
* Hướng dẫn: 
AM AB BM 
  

 
Tính BM


 ? 

 
 
 
 Chen 2 điểm M, N 
Các nhóm giải trên bảng 
con 2MN AC BD 

  
 treo 

lên bảng 
_ Nhóm khác nhận xét 
 
 
 
 
_ Các nhóm thảo luận, 
trả lời theo chỉ định của 
GV 
_ Nhóm giải nhanh nhất 
treo bài giải lên bảng 
 
 
Tương tự, các câu còn 
lại HS tự giải 
 
 
Tương tự bài 2 HS tự 
giải 
 
 
 
 

0OC OD  
  

 
2 4OA OB OC OD   
   

 
Bài 5:M, N là trung điểm 
AB và CD của tứ giác 
ABCD. CMR: 
2MN AC BD BC AD   
    

 
Giải 

AC AM MN NC  
   

 
BD BM MN ND  
   

 
2AC BD MN  

  
 

( Do 0AM BM 
  

,          
0NC ND 

  
, tính chaát trung 

điểm ) 
Bài 2,3 (SGK tr 17) :  
Bài 2:Cho AK và BM là hai 
trung tuyến của tam giác 
ABC. Phân tích các vectơ 

, ,AB BC CA
  

 theo hai vectô 

,u AK
 

 v BM
 

 
Giải 

AB AK KM MB  
   

 
1
2

AB u AB v  
   

 

2 2
3 3

AB u v  
  

 

Bài 3: Trên đường thẳng 
chứa cạnh BC của tam giác 
BAC lấy một điểm M sao 
cho 3MB MC

 
. Phân tích 

vectô AM


 theo hai vectô 
,u AB

 
 

v AC
 

 
 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 
HĐ3:(Dạng bài tập xác định 
một điểm thỏa đẳng thức 
vectơ cho trước) 
_ Gọi 1 HS hỏi cách giải ? 
 

 
 
 Biến đổi biểu thức 
vectô về dạng AK v

 
 

Bài 6,7 (SGK tr 17): 
Bài 6:Cho hai điểm phân 
biệt A, B. Tìm điểm K 
sao cho: 3 2 0KA KB 

  
 

Giải 
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_ Gọi nhóm khác nhận xét 
_ GV đánh giá 
 
 
 
* Hướng dẫn: 
Chen điểm A biến đổi 

về 1
4

CM CD
 

 , với D là đỉnh 

thứ tư hình bình hành ACBD 

với v


 xác định 
_ Các nhóm thảo luận 
_ Nhóm giải nhanh nhất 
treo bài giải lên bảng 
 
 
 
Tương tự bài 6 HS tự giải 
 

3 2 0KA KB 
  

 
3 2 2 0KA KA AB   
   

 
2
5

AK AB 
 

 

Veõ AK


 cùng 
hướng AB


,độ dài  

2
5

AK AB  

Bài 7: Cho tam giác 
ABC 
Tìm M sao cho 

2 0MA MB MC  
   

 
 

VI. CỦNG CỐ TOÀN BÀI :( Gọi học sinh tuần tự trả lời các câu hỏi ) 
 Câu 1: Cho A, B, C, D phân biệt. Phát biểu nào sau đây sai : 

(A) M là trung điểm của AB 2OA OB OM  
  

 
(B) G là trọng tâm của ABC 3OA OB OC OG   

   
 

(C) ABCD là hình bình hành AB CD 
 

 
(D) Điều kiện cần và đủ để hai vectơ a


, b


 cùng phương là có số k sao cho  
a kb
 

 

Câu 2: Cho tam giác ABC và điểm I sao cho 2IA IB
 

. Phân tích vectơ CI


 theo hai vectô CA


 
và CB


 : 

(A) 2
3

CA CBCI 


 


    (B) 2
3

CA CBCI 


 


 

(C) 2CI CA CB  
  

    (D) 2
3

CA CBCI 




 


 

VII. HƯỚNG DẪN & DẶN DÒ :  
Học lại LT, giải các bài tập còn lại  

Hướng dẫn : xác định dạng  
Hướng dẫn : xác định dạng  

Dạng chứng minh ñẳng thức vectơ ; 
Dạng phân tích vectơ theo hai vectơ không cùng phương ; 
Dạng xaùc ñịnh một ñiểm thỏa thẳng thức vectơ cho trước . 

----------------------------------------------------------------------- 
 
 

Tiết 9: KIỂM TRA 45 PHÚT 
I.Mục tiêu: 
Qua giờ kểm tra HS cần: 

1)Về kiến thức: 
-Củng cố lại kiến thức cơ bản của chương I:  
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+Tổng và hiệu của hai vectơ; 
+Tích của một số với một vectơ 
+Quy tắc cộng, quy tắc nhân và các tính chất quan trọng trong chương. 
2)Về kỹ năng: 
-Làm được các bài tập đã ra trong đề kiểm tra. 
-Vận dụng linh hoạt lý thuyết vào giải bài tập 
3)Về tư duy và thái độ: 
Phát triển tư duy trừu tượng, khái quát hóa, tư duy lôgic,… 
Học sinh có thái độ nghiêm túc, tập trung suy nghĩ để tìm lời giải, biết quy lạ về quen. 
II.Chuẩn bị của GV và HS: 

GV: Giáo án, các đề kiểm tra, gồm 4 mã đề khác nhau. 
HS: Ôn tập kỹ kiến thức trong chương I, chuẩn bị giấy kiểm tra. 

IV.Tiến trình giờ kiểm tra: 
*Ổn định lớp. 
*Phát bài kiểm tra:  
Bài kiểm tra gồm 2 phần: 
Trắc nghiệm gồm 8 câu (4 điểm); 
Tự luận gồm 2 câu (6 điểm) 

*Nội dung đề kiểm tra: 
 SỞ GDĐT THỪA THIÊN HUẾ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 
 Trường THPT Vinh Lộc Môn: Toán Hình học 10 

   ---------------- 
 

I.Phần trắc nghiệm: (3 điểm) 
1/ Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của BC và G là trọng tâm của tam giác ABC 
thì câu nào sau đây đúng? 
 A 2 

  
GB GC GM  B 2 

  
AB AC AG  

 C 2 
  
GB GC GA  D Cả ba câu đều đúng 

  2/ Cho tam giác ABC đều cạnh a. Độ dài 
 
AB AC bằng bao nhiêu? 

 A 3
2

a  B 2 a  

 C 3a  D 2a  
  3/ Cho ba điểm A, B, C. Đẳng thức nào sau đây đúng? 
 A  

  
AB CA CB  B  

  
AB AC BC  

 C  
  
AB CA BC  D  

  
BA CA CB  

  4/ Cho đoạn thẳng AB với I là trung điểm. Đẳng thức nào sau đây sai? 
 A  

  
0IA IB  B  

  
0AB BA  

 C  
  

0AI IB  D  
  

0AI BI  
  5/ Gọi I là trung điểm của AB. Câu nào sau đây đúng? 
 A 2 

 
AB IA  B 


AB và 


IA là hai vectơ cùng phương 

 C Hai vectơ ,
 
IA IB đối nhau D Cả ba câu đều đúng. 

  6/ Cho hình chữ nhật ABCD biết AB = 4 a thì độ dài AB AD
 

bằng bao nhiêu? 
 A 5a B 6a 

 C 2a 2  D 7a 
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*Phần trả lời tắc nghiệm: 
1. abcd 
2. abcd 

3. abcd 
4. abcd 

5. abcd 
6. abcd 

 
 
II.Phần tự luận: (7 điểm)  
Câu 1. Cho tam giác ABC cân tại A, biết � 0120BAC  , BC = 12 và M, I lần lượt là trung điểm 
của BC và AM . Tính độ dài của IB IC

 
. 

Câu 2. Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Gọi I một điểm nằm giữa A và M sao cho 
1
2

AI IM
 

. Chứng minh rằng: 4 0IA IB IC  
   

 

----------------------------------------------------------------------- 
SỞ GDĐT THỪA THIÊN HUẾ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 
 Trường THPT Vinh Lộc Môn: Toán Hình học 10 

   ---------------- 
 

I.Phần trắc nghiệm: (3 điểm) 
 1/ Cho đoạn thẳng AB với I là trung điểm. Đẳng thức nào sau đây sai? 
 A   

  
0AI BI  B   

  
0AI IB  

 C   
  

0IA IB  D   
  

0AB BA  
  2/ Cho ba điểm A, B, C. Đẳng thức nào sau đây đúng? 
 A   

  
BA CA CB  B   

  
AB AC BC  

 C   
  
AB CA BC  D   

  
AB CA CB  

  3/ Cho hình chữ nhật ABCD biết AB = 4 a thì độ dài AB AD
 

bằng bao nhiêu? 

 A  2a 2  B  7a 
 C  6a D  5a 
 4/ Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của BC và G là trọng tâm của tam giác ABC 
thì câu nào sau đây đúng? 
 A 2 

  
GB GC GA  B 2 

  
AB AC AG  

 C 2 
  
GB GC GM  D Cả ba câu đều đúng 

  5/ Gọi I là trung điểm của AB. Câu nào sau đây đúng? 
 A Hai vectơ ,

 
IA IB đối nhau B 


AB và 


IA là hai vectơ cùng phương 

 C 2 
 
AB IA  D Cả ba câu đều đúng. 

 6/ Cho tam giác ABC đều cạnh a. Độ dài 
 
AB AC bằng bao nhiêu? 

 A 2a  B 
3

2
a  

 C 2 a  D 3a  

 
*Phần trả lời tắc nghiệm: 

1. abcd 
2. abcd 

3. abcd 
4. abcd 

5. abcd 
6. abcd 

 
 
 
II.Phần tự luận: (7 điểm)  
Câu 1. Cho tam giác ABC cân tại A, biết � 0120BAC  , BC = 12 và M, I lần lượt là trung điểm 
của BC và AM . Tính độ dài của IB IC

 
. 
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Câu 2. Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Gọi I một điểm nằm giữa A và M sao cho 
1
2

AI IM
 

. Chứng minh rằng: 4 0IA IB IC  
   

 

----------------------------------------------------------------------- 
SỞ GDĐT THỪA THIÊN HUẾ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 
 Trường THPT Vinh Lộc Môn: Toán Hình học 10 

   ---------------- 
 

I.Phần trắc nghiệm: (3 điểm) 
 1/ Gọi I là trung điểm của AB. Câu nào sau đây đúng? 
 A Hai vectơ ,

 
IA IB đối nhau B


AB và 


IA là hai vectơ cùng phương 

 C 2 
 
AB IA  DCả ba câu đều đúng. 

  2/ Cho đoạn thẳng AB với I là trung điểm. Đẳng thức nào sau đây sai? 
 A  

  
0IA IB  B  

  
0AI BI  

 C  
  

0AI IB  D  
  

0AB BA  
  3/ Cho tam giác ABC đều cạnh a. Độ dài 

 
AB AC bằng bao nhiêu? 

 A  2a  B
3

2
a  

 C 3a  D2 a  
  4/ Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của BC và G là trọng tâm của tam giác ABC 
thì câu nào sau đây đúng? 
 A 2 

  
GB GC GA  B 2 

  
AB AC AG  

 C 2 
  
GB GC GM  DCả ba câu đều đúng 

  5/ Cho hình chữ nhật ABCD biết AB = 4 a thì độ dài AB AD
 

bằng bao nhiêu? 
 A  6a B7a 

 C 2a 2  D5a 
  6/ Cho ba điểm A, B, C. Đẳng thức nào sau đây đúng? 
 A  

  
AB CA BC  B  

  
AB CA CB  

 C  
  
BA CA CB  D  

  
AB AC BC  

 
*Phần trả lời tắc nghiệm: 

1. abcd 
2. abcd 

3. abcd 
4. abcd 

5. abcd 
6. abcd 

II.Phần tự luận: (7 điểm)  
Câu 1. Cho tam giác ABC cân tại A, biết � 0120BAC  , BC = 12 và M, I lần lượt là trung điểm 
của BC và AM . Tính độ dài của IB IC

 
. 

Câu 2. Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Gọi I một điểm nằm giữa A và M sao cho 
1
2

AI IM
 

. Chứng minh rằng: 4 0IA IB IC  
   

 

----------------------------------------------------------------------- 
SỞ GDĐT THỪA THIÊN HUẾ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 
 Trường THPT Vinh Lộc Môn: Toán Hình học 10 

   ---------------- 
 

I.Phần trắc nghiệm: (3 điểm) 
 1/ Cho hình chữ nhật ABCD biết AB = 4 a thì độ dài AB AD

 
bằng bao nhiêu? 
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 A 7a B 2a 2  
 C 6a D 5a 
  2/ Cho ba điểm A, B, C. Đẳng thức nào sau đây đúng? 
 A  

  
AB CA CB  B  

  
AB CA BC  

 C  
  
BA CA CB  D  

  
AB AC BC  

  3/ Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của BC và G là trọng tâm của tam giác ABC 
thì câu nào sau đây đúng? 
 A 2 

  
GB GC GM  B 2 

  
AB AC AG  

 C 2 
  
GB GC GA  DCả ba câu đều đúng 

  4/ Cho đoạn thẳng AB với I là trung điểm. Đẳng thức nào sau đây sai? 
 A  

  
0AI IB  B  

  
0IA IB  

 C  
  

0AI BI  D  
  

0AB BA  
 5/ Gọi I là trung điểm của AB. Câu nào sau đây đúng? 
 A 


AB và 


IA là hai vectơ cùng phương B 2 

 
AB IA  

 C Hai vectơ ,
 
IA IB đối nhau DCả ba câu đều đúng. 

6/ Cho tam giác ABC đều cạnh a. Độ dài 
 
AB AC bằng bao nhiêu? 

 A 3a  B2 a  

 C 
3

2
a  D 2a  

 
*Phần trả lời tắc nghiệm: 

1. abcd 
2. abcd 

3. abcd 
4. abcd 

5. abcd 
6. abcd 

 

II.Phần tự luận: (7 điểm)  
Câu 1. Cho tam giác ABC cân tại A, biết � 0120BAC  , BC = 12 và M, I lần lượt là trung điểm 
của BC và AM . Tính độ dài của IB IC

 
. 

Câu 2. Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Gọi I một điểm nằm giữa A và M sao cho 
1
2

AI IM
 

. Chứng minh rằng: 4 0IA IB IC  
   

 

----------------------------------------------------------------------- 
Tiết 10 -11-12: HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ 

I.Mục tiêu: 
Qua bài học HS cần: 
1)Về kiến thức: 
- Hiểu khái niệm trục toạ độ, toạ độ của vectơ và của điểm trên trục; 
- Biết đo dài đại số của vectơ trên trục; 
-  Hiểu được toạ độ của vectơ và của điểm trên hệ trục toạ độ; 
-Biết được biểu thức toạ độcủa các phép toán vectơ, độ dài của vectơ và khoảng cách giữa 2 
điểm, toạ độ trung điểm của đoạn thẳng, toạ độ trọng tâm của tam giác 
2)Về kĩ năng: 
- Xác định được toạ độ của điểm, của vectơ trên trục 
- Tính được độ dài đại số của 1 vectơ khi biết toạ độ 2 điểm đầu mút của nó; 
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- Tính được toạ độ vectơ nếu biết toạ độ hai đầu mút. Sử dụng được biểu thức toạ độ của 
phép toán vectơ; 
- Xác định được toạ độ trung điểm đoạn thẳng và toạ độ trọng tâm tam giác.    
3)Về tư duy và thái độ: 
Phát triển tư duy trừu tượng, khái quát hóa, tư duy lôgic,… 
Học sinh có thái độ nghiêm túc, tập trung suy nghĩ để tìm lời giải, biết quy lạ về quen. 
II.Chuẩn bị của GV và HS: 

GV: Giáo án, hình vẽ và dụng cụ học tập có liên quan... 
HS: Soạn bài trước khi đến lớp, trả lời các ví dụ hoạt động trong SGK. 

III.Tiến trình dạy học và các hoạt động: 
Tiết 10: 

*Ổn định lớp, chia lớp thành 6 nhóm: 
*Bài mới: 
Hoạt động 1: Củng cố khái niệm đã họ ở lớp dưới. Chỉ ra thêm độ dài đại số của 1 vectơ. 
Định nghĩa trục và độ dài trên trục: 

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung 
*HS nghe GV thuyết 
trình và ghi bài 
 

*GV vẽ hình minh hoạ: 

Kí hiệu: (O; e ) 

Ta có :  AB


 = AB . e  
AB : độ dài đại số của vectơ 

AB


 
 
 
 

1)Trục và độ dài đại số 
trên trục: (SGK) 
 
 
 
 
 
*Chú ý:  
     + AB  = AB khi 

AB


, e cùng hướng  

      + AB  = -AB khi AB


, e  
ngược hướng 

Hoạt động 2: Rèn luyện kĩ năng. Trên trục (O; e ) lần lượt cho các điểm A,B,M,N có toạ độ 
là: -4, 3, 5, -2. 
 1)Biểu diễn các điểm trên trục 

 2)Hãy xác định độ dài đại số của vectơ AB


, AM


, MN


 
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung 

*HS: 

AB  =  7 

*GV gọi HS lên bảng  

O M e  
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AM = 9 
MN = -8 

Hoạt động 3: Định nghĩa hệ trục toạ độ 
Giáo cụ trực quan:  

1)Tranh vẽ hình trái đất trên đó có xác định kinh độ và vĩ độ.Yêu cầu học sinh xác 
định vị trí 1 điểm thông qua cặp chỉ số kinh độ và vĩ độ.   

2)Tranh vẽ bàn cờ vua với 2 vị trí quân xe và quân mã như trong hình 121 sách giáo 
khoa 

Hoạt động này nhằm giúp học sinh làm quen với khái niệm hệ trục toạ độ 
 

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)Hệ trục toạ độ: (SGK) 
   a) Định nghĩa: (SGK) 

 
Kí hiệu: (O; i


; j


 ) hay Oxy 

Hoạt động 4: Hình vẽ 1.23 SGK. Hãy phân tích  a , b


 theo i


, j


. Hoạt động này giúp học 

sinh làm quen khái niệm toạ độ của 1 vectơ. 
 

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung 
 
 
*HS:  
      a  = 4 i


 + 2 j


 

     b


 = 0 i


 + 4 j


 

 

*GV hướng dẫn HS cách phân tích 
: 
   a  = ? i


 + ? j


 

   b


 = ? i


 + ? j


 

*Nhận xét:  
        b


   Ox  

 

Hoạt động 5: Là hoạt động thực tiễn dẫn vào định nghĩa toạ độ của 1 vectơ  
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung 
 
 
 

*GV vẽ hình và nêu vấn đề  
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+ OA


= 1 2OA OA
 

   

+ 1A A


 = 2OA


 

 
 
 

Vậy : 1 2OA OA OA
  

   
/

/
/

x xu u
y y

   


  Khi đó 

 ! (x,y) để: 

    1

2

.

.

OA x i

OA y j









 




 

. .OA x i y j


  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
*HS ghi bài  

  
Cho vectơ u  trong mặt phẳng 
Oxy 
( u  sẽ không cùng phương Ox, 
Oy) 
Nêu vấn đề: Hãy biểu diễn 
vectô u  theo i


, j


  

 + Dựng OA u


   
 + Gọi A1, A2 lần lượt là hình 
chiếu  của A lên Ox, Oy 

 + OA


= ? 

 + 1A A


 = ?  

 +Trên Ox,  ! x sao cho: 

1 .OA x i





  

 +Trên Oy,  ! y sao cho: 

2 .OA y i





  

OA


  = ? 
 
 
 
 
 
 
*GV nêu định nghĩa 
 
 
 
 
*Nhận xét: từ định nghĩa toạ độ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
b)Toaï độ vectô (SGK): 
   ( , ) . .u x y u x i y j   

    

Trong đó: x: hoành độ 
                 y: tung độ 
 
 
 
 

Với: 
/ / /

( ; )
( ; )

u x y
u x y
 






  

 c)Toạ độ của 1 điểm: 
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vectơ, ta thấy 2 vectơ bằng nhau 
 chúng có hoành độ bằng 
nhau và tung độ bằng nhau 

 
+ 1 1MM Ox x OM    

+ 2 2MM Oy y OM    

Khái niệm: Toạ điểm của 
điểm M suy ra từ toạ độ 

của vectơ OM


 
 

( , ) . .M x y OM x i y j


  
 

 

 
 
 

Củng cố và hướng dẫn học ở nhà: 
*Củng cố: 
-GV gọi HS nhắc lại kiến thức vừa học. 
*Hướng dẫn học ở nhà: 
-Xem lại và học lý thuyết theo SGK. 
-Soạn trước phần lý thuyết còn lại của bài. 

----------------------------------------------------------------------- 
Tiết 11: 

*Ổn định lớp, chia lớp thành 6 nhóm: 
*Bài mới: 
Hoạt động 6:Rèn luyện kĩ năng. Tìm toạ độ các điểm A, B, C trong hình vẽ . Cho 3 điểm  
D(-2;3) ; E(0;-4) ; F(3;0). Hãy vẽ các điểm D, E, F trên mặt phẳng Oxy 
Giáo cụ trực quan: Tranh vẽ hình 1.26 (SGK) 

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung 

( ; )B A B AAB x x y y


     

 
 
 
 
 
 
*HS chứng minh: 

+ ( ; )A AA x y  . .A AOA x i y j


  
 

 

+ ( ; )B BB x y . .B BOB x i y j


  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
*GV hướng dẫn HS chứng 
minh 

+ ( ; )A AA x y  ?OA


   

d)Liên hệ giữa toạ độ 
của điểm và vectơ trong 
mặt phẳng: 
 Cho ( ; )A AA x y  và ( ; )B BB x y  
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Mà AB OB OA
  

   

   AB


  . .B Bx i y j
 

 - 

( . . )A Ax i y j
 

 

( ). ( ).A B A BAB x x i y y j


    
 

 

Vaäy: ( ; )B A B AAB x x y y


    

+ ( ; )B BB x y ?OB


   

 

Mà AB OB OA
  

   
Thế vào và đặt thừa số 
chung thích hợp để có kết 
quả can chứng minh 

 
Hoạt động 7: Rèn luyện kĩ năng. Cho 1 2( , )u u u

   và 1 2( , )v v v
 . Hãy tìm toạ độ của các 

vectô: 
 1) u v     2) u v    3) .k u  

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo 
viên 

Nội dung 

*HS1:  1) u v    
Ta coù: 

1 2( , )u u u
  1 2. .u u i u j  

   

1 2( , )v v v
  1 2. .v v i v j  

   

1 1 2 2( ). ( ).u v u v i u v j     
    

Vậy : 1 1 2 2( ; )u v u v u v      

*HS2:  2) u v   
Ta coù: 

1 2( , )u u u  1 2. .u u i u j  
   

1 2( , )v v v
  1 2. .v v i v j  

   

1 1 2 2( ). ( ).u v u v i u v j     
    

Vậy : 1 2 2 2( ; )u v u v u v   
   

*HS3:  3) .k u  
Ta coù: 

1 2( , )u u u


1 2. .u u i u j  
   

1 2. . . . .k u k u i k u j  
   

1 2. ( ; )k u ku ku   

*GV giao nhiệm vụ cho 3 
HS 
 
 
 
 
*GV theo dõi và nhận 
xét 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hoạt động 8: Hoạt động củng cố 
1) Cho (1; 2)a  

  ; (3;4)b 


 ;  (5; 1)c  
 . Tìm toạ độ các vectơ: 

                                         a) 2u a b c  
     b) 3v a b c  

    
2) Cho (1; 1)a  

  và (2;1)b 


. Hãy phân tích vectơ (4; 1)c  
  

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo 
viên 

Nội dung 

);( 2211 vuvuvu 


);( 2221 vuvuvu 


);( 21 kukuuk 
  
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*HS1:  a) 2u a b c  
    

Ta coù:  
  2a  = (2;-4) 

(2 3 5; 4 4 1) (0;1)u       
  

Vậy (0;1)u   

*HS2:  b) 3v a b c  
    

Ta coù:  
3 (15; 3)c  
  

(1 3 15; 2 4 1) (13; 9)v        
  

Vậy : (13, 9)v  
  

*HS3:  
Giả sử: c ka hb 

   
Ta có: ( 2 ; )ka hb k h k h    

  

Vì c ka hb 
   

2 4 2
1 1

k h k
k h h

     
     

 

 Vậy : 2c a b 
   

*GV giao nhiệm vụ cho 
HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*GV hướng dẫn HS: 
  +Giả sử: c ka hb 

   
 

 

Hoạt động 9: Cho 2 vectơ 1 2( , )u u u
   và 1 2( , )v v v

 , 0v  . Hãy tìm điều kiện để 2 vectơ ,u v  . 

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung 
*HS trả lời câu hỏi 
+ ,u v   cùng phương  u kv   
+Thông qua đẳng thức 2 vectơ 
bằng nhau ta sẽ xác định k 
*HS : 
Ta có:  
 + ,u v   cùng phương  u kv   
 + 1 2( ; )kv kv kv

  

2

2

A B
I

A B
I

x x
x

y y
y

 



 

Mà: u kv   

1 1

2 2

u kv
u kv
   

 

1

1

2

2

u
k

v

u
k

v




 
 

  1 2

1 2

u u
v v

   

*GV nêu câu hỉ gợi ý: 
?: ,u v   cùng phương 
 điều gì ? 
?: Xác định k = ? 
 
*GV yêu cầu HS trình 
bày lời giải 
 
 
*GV theo dõi để kịp thời 
sửa chữa sai lầm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Kết luận : 
 
 

  4)Toạ độ trung điểm của 

,u v   cùng phương 

 1 2

1 2

u u
v v
  

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



 Trang 36

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*HS trả lời theo gợi ý: 
+I là trung điểm AB IA IB   
 
 
 

+ IA IB
 

   
*HS: 
Ta có: 
I là trung điểm AB 

 IA IB
 

  (*) 

Mà: ( ; )A I A IIA x x y y


    

        ( ; )B I B IIB x x y y


    

Từ (*) ta có : 

    
( )
( )

A I B I

A I B I

x x x x
y y y y

    


   
 

 2

2

A B
I

A B
I

x x
x

y y
y

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
*GV vẽ hình và hướng 
dẫn chứng minh: 

*GV nêu 1 số câu hỏi gợi 
ý: 
? : I là trung điểm AB 
 điều gì ? 

? : ;IA IB
 

 như thế nào ? 
Dựa vào đẳng thức trên ta 
tìm được toạ độ điểm I 
*GV gọi HS trình bày 
 
 
* GV theo dõi và nhận 
xét 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

đoạn thẳng. Toạ độ trọng 
tâm của ABC : 

  a)Toạ độ trung điểm 
của AB: 
Cho ( , )A AA x y  và ( , )B BB x y  

Gọi ( ; )I II x y  là trung điểm 

AB 
Ta có: 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)Toạ độ trọng tâm 

ABC : 
Cho 

ABC có ( , )A AA x y ; ( , )B BB x y

; 
( , )C CC x y  

Gọi ( ; )G GG x y  là trọng tâm 

ABC  
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*HS trả lời theo gợi ý 

+ 0GA GB GC
   

   (*) 
*HS trình bày: 
Ta có : 

( ; )

( ; )

( ; )

A G G A

B G B G

C G C G

GA x x y y

GB x x y y

GC x x y y







  

  

  

 

( 3 ; 3 )A B C G A B C G

GA GB GC
x x x x y y y y

  

   
     

 
Từ (*) ta có: 

3 0
3 0

A B C G

A B C G

x x x x
y y y y

    


   
 

 3

3

A B C
G

A B C
G

x x x
x

y y y
y

  



  

 

 
 
*GV hướng dẫn HS chứng 
minh công thức: 
*GV nêu 1 số câu hỏi gợi 
ý: 
? : G là trọng tâm ABC  
ta có được điều gì ? 
Vậy dựa vào hệ thức trên 
ta sẽ tìm được toạ độ G 
*GV gọi 1 HS lên bảng 
trình bày 

Khi đó:  
 
 
 
 
 
 
 

Hoạt động 10: Rèn luyện kĩ năng. Cho A(2;0) ; B(0;4) ; C(1;3). Tìm toạ độ trung điểm I của 
AB và trọng tâm ABC  

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung 
*HS1:Toạ độ trung điểm I (xI ; 
yI): 

Ta có: 

2 0 1
2

0 4 2
2

I

I

x

y

 
 


  



 

Vậy I(1 ; 2) 
*HS2: Toạ độ trọng tâm G(xG ; 
yG)  

2 0 1 1
3

0 4 3 7
3 3

G

G

x

y

  
 


   



 

Vậy : 7(1; )
3

G  

*GV giao nhiệm vụ cho HS  

IV)Cuûng coá:  
Chọn đáp án đúng: 















3

3
CBA

I

CBA
I

yyyy

xxxx
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1)Cho 3u j i 
  . Toạ độ u  là: 

a) (3;-1) b) (3;1) c) (-1;3) d) (1;3) 

2)Cho 5 3OM i j


 
 

. Toạ độ M là : 

 a) (3;5) b) (5;-3) c) (-5;-3) d) (5;3) 
3)Cho ( 2;3)u  

  và 2 3v i j 
  . Ta có: 

 a) u v
   b) u v 

   c) 2u v
   

4) Cho ABC  có A(3;3) ; B(0;-1) ; C(-1;1). Toạ độ trọng G là: 

 a) 2 ;1
3

 
 
 

 b) 2 ;1
3

 
 
 

 c) 21;
3

 
 
 

 

V)Bài tập về nhà: 1,2,3,4,5,6,7,8 sách giáo khoa 
----------------------------------------------------------------------- 

Tiết 12: 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: 

1)a)Hãy vẽ trên trục (O; i


) các điểm A, B, C lần lượt có tạo độ -1; 2; - 5
2

 

   b) Tính độ dài đại số : AB  và CA  
2)a)Xác định toạ độ các vectơ: 

 3x i
   ; 3y i j  

     ;  1 3
2

z i j 
   

   b) Tính : 3 2a x y z  
     

3) Cho ABC  có A(0;2) ; B(1;-1) ; C(3;-3). Tính toạ độ trung điểm BC và trọng tâm G của 
tam giác  
Hoạt động 2: Bài tập 1 (SGK) 

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung 
*HS:  

 
2 1 3AB     

2 3 5MN       

,AB MN
 

  ngượn hướng 

*GV giao nhiệm vụ cho 
HS 
 
 
*GV nhận xét và cho điểm 
 
 

Bài tập 1(SGK trang 26) 

Hoạt động 3: Bài tập 2 (SGK) 
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung 

a)HS trả lời: 
+ 3a i 

  
Vậy mệnh đề đúng 

*GV giao nhiệm vụ cho 
HS 
? : ?a i

  

Bài tập 2 (SGK trang 26) 
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b) (3;4)a 
  và ( 3; 4)a   

  

HS trả lời: Tổng của chúng 
bằng 0


 

Ta có: (3;4)a 
  ( 3; 4)a    

  

Vậy mệnh đề đúng 
c) (5;3)a   và (3;5)b 


 

Ta có: (5;3)a 
  ( 5; 3)a   

  

Vậy mệnh đề sai 
d)Mệnh đề đúng 

 
 
? : 2 vectơ đối nhau ? 
? : Tìm - a  

 
Hoạt động 4: Bài tập 3 (SGK) 

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung 
*HS trả lời: 

( ; )u x y xi yj  
   

* (2;0)a   

* (0; 3)b  


 

* (3; 4)c  
  

* (0,2; 3)d  


 

? : ( ; ) ?u x y 
  

 

Bài tập 3 SGK trang 26 

 
Hoạt động 5: Bài tập 4 (SGK) 

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung 
*a,b,c : mệnh đề đúng 
*d : mệnh đề sai 
(-1;1) không thuộc đường phân 
giác thứ nhất 

 
 
*GV yêu cầu HS chỉ ra 1 
phản ví dụ 

Bài tập 4 SGK trang 26 

 
Hoạt động 6: Bài tập 5 (SGK) 

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung 
*HS vẽ hình và ghi kết quả 

 

*GV giao nhiệm vụ cho 
HS 
 
 
 
 
 
*GV nhận xét và cho điểm 

Bài tập 5 SGK trang 27 
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 A(x0 ; -y0) 
 B(-x0 ; y0) 
 C(-x0 ; -y0) 

 
Hoạt động 7: Bài tập 6 (SGK) 

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung 
 
 
 
 
 
 
*HS trả lời: 

         AB DC
 

  hoặc 

AD BC
 

 ……. 
 
 
 
*HS trình bày lời giải: 
+ Gọi D(x ; y) 
Vì ABCD là hình bình hành 

nên ta có: AB DC
 

   (*)  

Mà : (4;4)

(4 ; 1 )

AB

DC x y









    

 

 
Từ (*), ta có: 

4 4 0
4 1 5

x x
y y

     
     

 

Vậy D(0;-5) 

*GV vẽ hình 
 
 
 
 
 
+Gọi D(x;y) 
+ABCD là hình bình hành 
ta có 2 vectơ nào bằng 
nhau ? 
Sau đó, từ đẳng thức tìm 
được ta se tim được toạ độ 
D 
*GV giao nhiệm vụ cho 
HS  
 
 *GV theo dõi để kịp thời 
sửa chữa sai lầm 

Bài tập 6 SGK trang 27 
A(-1;-2) 
B(3;2) 
C(4;-1) 

Hoạt động 8: Bài tập 7 SGK trang 27 
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung 

 
 
 
 
 

*GV vã hình và hướng dẫn 
HS  

Bài tập 7 SGK trang 27 
A/ (-4;1) 
B/ (2;4) 
C/ (2;-2) 
 

A B 

D C 
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*HS trả lời câu hỏi gợi ý: 
 

+ / / / /A B BC C A
  

   
 
 

+ / / / /A C CB B A
  

   
 
 
*HS trình bày lời giải 
+Toạ độ A(xA ; yA): 

Ta có: / / /A B C A
 

  (1) 

Mà: 
/ /

/

(6;3)

( 2; 2)A A

A B

C A x y









   

 

Từ (1), ta có: 
6 2 8

(8;1)
3 2 1

A A

A A

x x
A

y y
         

 

+Toạ độ B(xB ; yB): 
Ta có:  

/ / /A B BC
 

    

6 2 4
( 4; 5)

3 2 5
B B

B B

x x
B

y y
               

+Toạ độ C(xC ; yC): 

Ta có : / / /A C CB
 

  

6 2 4
( 4;7)

3 4 7
C C

C C

x x
C

y y

             
+Toạ ñoâï trọng tâm G (xG ; yG): 

8 4 4 0
3

1 5 7 1
3

G

G

x

y

  
 


   



 

Vậy G(0;1) 
+Toạ đôï trọng tâm / /

/ ( ; )
G G

G x y : 

 
*GV nêu câu hỏi gợi ý: 

? : Tìm vectô = / /A B


 
Sau đó từ hệ thức tìm được 
ta sẽ tìm được toạ độ A và 
B 
? : Tương tư ta tìm vectơ = 

ï / /A C


, từ đó tìm được toạ độ 
C 
*GV giao nhiệm vụ cho HS 
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/

/

4 2 2 0
3

1 4 2 1
3

G

G

x

y

   
 


   



 

Vậy G/ (0;1) 
Hoạt động 9: Bài tập 8 SGK 

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung 
*HS: 
Giả sử: c ka hb 

   
Ta có: 

(2 ; 2 4 )ka hb k h k h    
  

Vì c ka hb 
   

2 5 1
2 4 0 2

k h k
k h h

     
    

 

 Vậy : 2c a b 
   

 
 

*GV giao nhiệm vụ cho HS Bài tập 8 SGK trang 27 

*Củng cố và hướng dẫn học ở nhà: 
-Xem lại các bài tập dẫ giải. 
-Làm thêm các bài tập còn lại trong SGK. 

----------------------------------------------------------------------- 
  

 
 
 

Tiết 13. ÔN TẬP CHƯƠNG I 
 I.Mục tiêu: 
Qua bài học HS cần: 

1.Về kiến thức: 
-Ôn tập và củng cố lại kiến thức cơ bản trong chương I: Tổng và hiệu của hai vectơ, tích 
của một số với một vectơ. 

2. Về kỹ năng: 
- Vận dụng được quy tắc ba điểm, tính chất trung điểm và tính chất trọng tâm vào giải 

được các bài tập cơ bản  
3. Về tư duy và thái độ: 

* Về tư duy:  Biết quan sát và phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen. 
* Về thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi. 
 
II. Chuẩn bị của GV và HS: 

GV: Phiếu học tập, giáo án,… 
HS: Làm các bài tập trong SGK, chuẩn bị bảng phụ. 
 
III. Phương pháp dạy học: 
Gợi mở, vấn đáp và kết hợp với điều khiển hoạt động nhóm. 
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IV. Tiến trình bài học: 
*Ổn định lớp, chia lớp thành 6 nhóm. 
*Bài mới: 
*HĐ1: Ôn tập kiến thức: 
GV gọi HS nhắc lại kiến thức cơ bảng của tổng và hiệu của hai vectơ nhằm củng cố lại kiến 

thức. 
GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày lời giải của cá bài tập từ 1 đến 6. 

Hoạt động của GV Hoạt động củaHS Nội Dung 

HĐ2(Bài tập ôn tập chương) 
HĐTP1:(Bài tập 7 SGK trang 28) 
GV cho HS các nhóm xem nội dung bài tập 
7, cho HS thảo luận và cử đại diện báo cáo. 
GVgọi HS nhận xét, bổ sung (nếu cần) 
GV nhận xét và nêu lời giải đúng. 
 
 
HĐPT2:(Chứng minh một đẳng thức 
vectơ) 
GV gọi một HS nêu đề bài tập 9 và cho các 
nhóm thảo luận tìm lời giải và gọi đại diện 
lên bảng trình bày lời giải. 
Gọi HS nhận xét, bổ sung (nếu cần) 
GV nhận xét và nêu lời giải đúng (nếu HS 
không trình bày đúng lời giải) 
 

 
HS các nhóm thảo luận và 
cử đại diện báo cáo. 
HS nhận xét, bổ sung, sửa 
chữa và ghi chép. 
HS trao đổi và cho kết 
quả: 

    

  

     

  
MP NQ RS MS SP NP

PQ RQ QS
 

( )     

  

     

  
MS NP RQ SP PQ QS

MS NP RQ
 
 
HS thảo luận và cử đại 
diện lên bảng trình bày lời 
giải. 
HS nhận xét, bổ sung, sửa 
chữa và ghi chép. 
HS trao đổi và rút ra kết 
quả: 

' ' '

' ' '

' ' '

' ' '

  

  

  

 

  

  

  

  

AA BB CC

AG GG G A

BG GG G B

CG GG G C

 

Vậy 
' ' ' 3 '  

   
AA BB CC GG  

Bài tập 7 (Xem SGK trang 
28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài tập 9 (Xem SGK trang 
28) 
 

*Củng cố và hướng dẫn học ở nhà: 
-Xem lại các bài tập đã giải. 
-Suy nghĩ và trả lời các bài tập trắc nghiệm trong phần ôn tập chương. 
-Ôn tập lại kiến thức cơ bản trong chương. 

----------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



 Trang 44

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Chương II :TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG  
Tiết 14. Bài 1 : GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ TỪ 00 ĐẾN 1800 
I)MỤC TIÊU: 
*Kiến thức: Học sinh hiểu và vận dụng được định nghĩa của GTLG, xác định được góc giữa 
hai vectô. 
*Kỹ năng :Biết tính giá trị lượng giác của góc bất kỳ và có thể xác định âm ,dương của 
GTLG bằng nửa đường tròn đơn vị. 

II) CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 
       GV: SGK, giáo án, phấn màu, thước, compa, bảng phụ 1 ghi tóm tắc công thức, bảng phụ 
2 vẽ hình vuông ABCD. 
       HS: SGK, tập ghi, thước ,compa.. 
III) KIỂM TRA BÀI CŨ: 
          Câu hỏi: Cho mp tọa độ Oxy có A(2;-3), B(4;7).Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn 
thẳng AB. 
IV) TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 
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Hoạt động của GV Hoạt động củaHS Nội Dung 

Hoạt đông 1:  

_Cho tam giác ABC vuông 
tại A có góc nhọn CBA ˆ . 

  -Yêu cầu hs nhắc lại định 
nghĩa các tỉ số lượng giác 
của góc nhọn 
 

 

 

Hoạt động 2:  

- Trong mp Oxy, nửa đường 
tròn tâm O nằm phía trên trục 
hoành có BK R=1.nếu cho 
trước 1 góc nhọn  ,ta xác 
định M trên nửa   đường tròn 
s/c MOx ˆ , M(x0,y0). 

 

   -Yeâu caàu hs tính 
sin,cos, tan, cot. 
 
  -  Mở rộng cho góc  bất kỳ 
nằm 00 1800   ta có định 
nghĩa: 

 

Ví dụ:Tìm giá trị lg của góc 
1500 

 

_Cho hs thảo luận nhómvà 
nhận xét về dấu của các giá 
trị lượng giác khi   là góc 
nhọn và khi   là góc tù. 

 

AC
ABCot

AB
ACTan

BC
ABCos

BC
ACSin

















 

_Xét tam giác vuông OMx0 

Ta có sin=y0,cos=x0, 

           tan = 
0

0

x
y

   , cot = 
0

0

y
x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dựa vào nửa đường tròn đơn vị.Hs 
tính được:  sin1500=1/2 

                  cos1500=
2
3

  

                  tan1500=
3
3

  

                  cot1500= 3  

1)Định Nghĩa: (sgk ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sin của góc  là y0.  

  Ký hiệu:sin=y0 

-Côsin của góc  là x0 .                                   
Ký hiệu:cos=x0 

-Côtang của góc  là x0/y0 

     Ký hiệu: cot=x0/y0 

-Tang của góc  lày0/x0 

     Ký hiệu:tan=y0/x0 

 Sin,cos, tan, cot gọi là giá 
trị lượng giác của góc  

Ví duï:sgk 

 

A 

B 

C 

O 

M 

 

x0 

y0 

x 

y 

1 

1 

-1 

M 

-1 1 

 1 

 y0 

x0 

    x 

y 

 

O 
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 tan xác định khi nào? 
 cot xác dịnh khi nào? 

 

 

 

-Giáo viên yêu cầu hs dựa 
vào nửa đừơng tròn đơn vị 
hãy xác định góc  và góc 
1800- và tính các GTLG của 
2 góc đó? 

 

-GV nhận xét  và đưa ra kết 
quả cuối cùng. 

_Treo bảng phụ 1. 

 

Hoạt động 3: 

_Chia lớp làm 6 nhóm tính 
giá trị lượng giác của góc 
1200 và 1500. 

 

-GV nhận xét góp ý. 

Hoạt động4: 

_Cho học sinh đọc sách giáo 
khoa và rút ra cách xác định 
góc giữa hai vectơ?. 

 Khi nào góc giữa hai 
vectơ bằng 00?. 

 Khi nào góc giữa hai 
vectô  

bằng 1800?. 

Ví dụ :Cho ABC vuông tại A 
và có góc B=500.Tính: 

-Khi  nhọn, các GTLG đều dương 

-Khi  tù thì sin  >0, cos < 0,        
tan < 0, cot < 0 

 tan xác định khi  khác 900 
 cot xác dịnh khi  khác 00 

và1800 
_Học sinh hoạt động để tính được 
kết quả: 

     sin = sin(1800-) 

     cos = -cos(1800 - ) 

     tan = -tan(1800 -) 

     cot = -cot(1800 -). 

 

 

-Học sinh hoạt động theo nhóm. 

-Đại diện từng nhóm lên bảng trình 
bày kết quả. 

 

-Học sinh đọc SGK và có nhận 
xét:Đưa 2 vectơ về chung 1 góc thì 
góc không quá 1800được tạo bởi 2 
vectơ ,đó là góc giữa 2 vectơ. 

-Khi hai vectơ cùng hướng. 

 

-Khi hai vectơ ngược hướng. 

 

-HS hoạt động để có kết quả: 

 

* Chú ý: 

_Nếu  là góc tù thì . 

 

cos <0, tan  <0, cot <0. 

 

_tan xác định khi khác 900 

_cot xác định khi  khác 00 và 
1800 

 

2)Tính chất: 

 

 sin=sin(1800-) 

 cos = -cos(1800 - ) 

 tan = -tan(1800 -) 

 cot = -cot(1800 -). 

 

 

3) Giá trị lượng giác của các 
góc đặt biệt:SGK trang 37. 

 

4) Góc giữa hai vectơ: 

 

    a)Ñònh nghóa:SGK trang38. 

 

 

 

 

a b 

a 
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?),(

?),(

?),(

?),(









CBCA

CBAC

BCAB

BCBA

 

-Học sinh thảo luận theo 
nhóm và đại diện lên bảng 
ghi kết quả. 

-Cho hs đọc sách giáo khoa 
và nêu lên cách tính giá trị 
lượng giáccủa một góc bất 
kỳ. 

 

0

0

0

0

40),(

140),(

130),(

50),(









CBCA

CBAC

BCAB

BCBA

 

 

 

 
 
_Học sinh thực hành trên máy tính 
cá nhân của mình các ví dụ trong 
sách giáo khoa 

 

 

 

 

Ký hiệu góc giữa hai 

vectô:( ),ba


  

 

    b) Chú ý: ),(),( abba 
  

 

    c)Ví duï:sgk 

 

 

5)Sử dụng máytính bỏ túi để 
tính giá trị lượng giác: 

a)Tính cac giá trị lượng giác của 
một góc:sgk trang39. 

b)xác định độ lớn của góc khi biết 
giá trịlượng giác của góc đó:sgk 
trang40. 

Củng cố: 
HS nhắc lại cách xác định góc giữa hai vectơ. 
Tính chất, các giá trị lượng giác của góc đặt biệt. 
Bt trắc nghiệm:Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau : 
 (A)  cos(1800 - )= cos 
 (B)  cot(1800 -)= cot 
(C)  sin(1800-) =sin 
(D)  tan(1800 -) =tan. 
Dặn dò: - Học sinh về làm bài tập về nhà SGK trang 40 
               - Gv hướng dẫn HS làm bài tập về nhà. 

----------------------------------------------------------------------- 
  
 

O 

b 
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Tiết 15. BÀI TẬP 
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



 Trang 49

Kiểm tra bài cũ: 

Gọi 2 học sinh trả bài 

 

Áp dụng:Cho ABC vuông tại A 
có góc C=350. Tính: 

?),(

?),(





ABBC

CBAB
 

Bài1: 

-Tổng ba góc trong tam giác 
bằng bao nhiêu độ?  

-Gọi 1 hs khác giải câu b) 

 

-Giáo viên nhận xét,lưu ý hs dể 
nhầm hai góc bù chỉ có sin 
bằng nhau ,các giá trị còn lại 
thì đối nhau. 

Bài 2: 

- Góc AOB bằng bao nhiêu 
độ? 
-Gọi hs trả lời và lên bảng 
giaûibaøi2. 

-Gọi 1 hs khác nhận xét lời giải 
của bạn. 

-GV đưa kết quả cuối cùng. 

 

Bài 3: 

-Cho hs hoạt động theo nhóm 

Nhóm 1,2 làm câu a) 

 

 

-Học sinh 1 lên bảng tính bài 1. 

 

 

-Học sinh 2 trả lời câu hỏi 2 và 
làm bài áp dụng. 

 

 

 

-Học sinh trả lời và giải câu a) 

 

-Một học sinh lên bảng làm câu 
b), các học sinh khác theo dõi và 
góp ý. 

 

 

 

 

-Xét AKO vuông tại K có Ô=2 
và OA= a 

Suy ra AK= a*sin2 

Vaø OK= a*cos2 

 

 

 

 

 

-Học sinh hoạt động theo nhómđể 

Câu hỏi: 

1.Tính các giá trị lượng giác của 
góc 1350? 

2.Cách xác định góc giữa hai 
vectô?  

 

 

 

 

Bài tập: 

Bài 1:CMR trong tam giác ABC có:

a)sinA=sin(B+C) 

      ta có: A+B+C=1800 
   suy ra:  A=1800-(B+C) 

vậy: sinA=sin (1800-
(B+C))=sin(B+C) 

b)cosA= -cos(B+C) 

 

Bài 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 3:CM 

O 

A B H 

K 
a 

 
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_Nhóm 3,4 làm câu b) 

_Nhóm 5,6 làm câu c) 

Bài 4: 

-Cho hs lên bảng giải. 

 

-Gv nhận xét kết quả cuối 
cùng. 

 

 

 

 

 

Bài 5: 

-HD :Sử dụng hệ thức vừa 
được CM ở bài 4. 
-Cho hs làm việc theo nhóm. 

-Gv nhận xét từng nhóm và rút 
ra kết luận cuối. 

 

Bài6: 

-Treo bảng phụ vẽ hình vuông 
ABCD 
-Gọi 3 hs lên bảng giải bài 6 

-Xác định góc giữa hai vetơ 
trước rồi tính giá trị lượng giác 

-Các hs khác theo dõi bài làm 
và cho ý kiến. 

 

TRẮC NGHIỆM 
Giá trị của biểu thức B là: 

nhận được kết quả: 

 

 

-Hs sử dụng tính chất của giá trị 
lượng giác. 

 

-Hs lên bảng trình bày cách giải 

 

-Các hs khác góp ý với bài giải 
của bạn. 

 

 

 

 

-Tính sin2x rồi thế vào biểu thức 
tính được P 

   sin2x=1-cos2x 

           =1-
9
1    =

9
8  

 

 

 

-Hs giải được: 

1180cos),cos(

190sin),sin(
2
2135cos),cos(

0

0

0







CDAB

BDAC

BAAC

 

 

a)sin1050=sin(1800-1050)=sin750

b)cos1700= - cos(1800-1700)= -
cos100 

c)cos1220= -cos(1800-1220)= -
cos580 
 

 

 

Bài 4:CMR : Cos2 +sin2 =1  với 
mọi góc  thõa: 00 1800    

 

   Theo định nghĩa giá trị lượnh 
giác của góc  bất kì với 

00 1800      ta có: 

    sin=y0,  cos=x0. 

Mà 122
0

2
0  OMyx  

Nên     Cos2 +sin2 =1. 

 

Bài 5:Tính giá trị 

     

9
25

9
1

9
8*3

cossin3 22





 xxP

 

Bài6:  

 

 

 

 

 

A B 

D C 
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B=sin2900+cos21200+cos200- 

                           
tan2600+cot21350. 

(A) 1/2 
(B) -1/4 
(C) 2 
(D) –1/2 
 

  

 

 

- Học sinh thảo luận và đưa ra kết 
quả. 

 

 

 

 

 

 

Đáp án :B 

----------------------------------------------------------------------- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiết 16-17-18:TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTÔ 
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I. Mục đích yêu cầu: 
-Nắm được định nghĩa tích vô hướng – Các tính chất của tích vô hướng. 
-Nắm được công thức hình chiếu và biểu thức tọa độ của tính vô hướng. 
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:-Sách giáo khoa – Chia nhóm học tập 
III.Kiểm tra bài cũ: 
IV. Nội dung – Phương pháp:  
Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung 
 

Giáo viên chú ý nhấn mạnh: 
tích vô hướng là 1 số 

Hai vectô 


a và


b  vuông góc khi 
nào? 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên vẽ hình lên bảng và 
gọi mỗi nhóm 1 học sinh lên 
giải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh theo dõi và đưa tay 
phát biểu 

 

 

Học sinh theo dõi và phát biểu 
(có thể trả lời theo nhóm) 

 

Mỗi nhóm cử học sinh lên bảng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .Định nghĩa: Tích vô hướng của 

2 vectô 


a và


b là 1 số, ký hiệu: 


a .


b  được xác định bởi công thức 


a .


b =


ba . .cos(


a ,


b ) 

    .Chú ý: 

   a)   


a 


b  


a .


b = 0 

   b) Tích vô hướng 


a .


a  của 
vectơ a với chính nó được gọi là 
bình phương vô hướng của vectơ 


a . Ký hiệu: 


a 2 

*Bình phương vô hướng của 1 
vectơ bằng bình phương độ dài 
của vectơ đó: 

 

Ví dụ: Cho  đều ABC cạnh a,
trọng tâm G. Tính các tích vô 

hướng: 


ACAB . , 


CBAC . , 


ABAG .


GCGB . , 


GABG . , 



BCGA.  

+


ACAB . =a.acos600=
2
1 a2 

+


CBAC . =a2.cos1200= -
2
1 a2 
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Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên vẽ hình nêu các 
trường hợp 

 

 

 

 

 

 

Chứng minh các tính chất 
 

 

Nêu ví dụ: CM: 

(


a +


b )2=


 baba 222  

(


a -


b )2=


 baba 222  

   22
bababa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs theo dõi và phát biểu ý kiến 

Hs tự Cm và lên  bảng 

 

 

 

 

 

+


ABAG . =a.
3
3 .acos300=

2
1 a2 

+


GCGB . = a.
3
3

a.
3
3 .cos1200=

6

2a
  

+


GABG . =(a.
3
3 )2.cos600=

6

2a  

+


BCGA. = a.
3
3 .acos900=0 

              

 

 

 

2. Các tính chất cơ bản của tích 
vô hướng: 

*Định lý:Với mọi vectơ 


a ,


b ,


c vaømoïi soá k 

a.Giao hoaùn: 


a .


b =


b .


a  

b.Phaân phoái: 


a (


b +


c )=


a .


b +


a .


c  

c.Keát hôïp: (k.


a ).


b =k(


a .


b ) 

d. 0
2
a  

3. Biểu thức tọa độ của tích vô 
hướng. 

*Định lý: Nếu trong hệ tọa độ 

Oxy cgo 2 vectô 


a =(x1,y1) và 


b =(x2,y2) thì tích vô hướng của 
chúng được tính theo công thức   
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Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung 
 

 

Giáo viên chứng minh định lý 

 

 

Học sinh theo dõi và phát biểu 

 



a


b =x1.x2 + y1.y2 

4 Ứng dụng : 

a) Độ dài của vectơ : 
          2

2
2
1 aaa   

b) Góc hai vectơ  
    

 
2

1
2
2

2
1

2211

..

.,cos
baa

baba

ba
baba






c)   Khoảng cách giữa 2 điểm 

      22
ABAB yyxxAB 

Thí dụ : Cho A(-1, 4), B(2,3) 
,C(1,5) 

 1/ Tính độ dài các cạnh của 
tam giác ABC 

 2/  Tính góc A của tam giác 
ABC 

----------------------------------------------------------------------- 
  
 
 
 
 
 
 

Tiết 19.BÀI TẬP VỀ TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ 
I. Mục đích yêu cầu: 
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-Vận dụng định nghĩa tích vô hướng, các công thức hình chiếu, biểu thức tọađộ của tích vô 
hướng 

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 

-Bài tập  – Chia nhóm học tập 

III.Kiểm tra bài cũ: 

-Nhắc lại định nghĩa và tính chất cơ bản của tích vô hướng  

-Nhắc lại định nghĩa tích vô hướng vàbiểu thức tọa độ của tích vô hướng 

IV. Nội dung – Phương pháp:  

Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung 
Giáo viên gọi 1 học sinh trả lời 
định nghĩa tích vô hướng của 2 
vectô 
 
-Giáo viên viết tóm tắt đề bài 
tập 4 
+Gọi 1 hs lên bảng giải 
+Kiểm tra bài làm của hs 
-Giáo viên tổng kết cách Cm 
định lý 
-Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình, ghi 
giả thuyết và kết luận 
-Lưu ý: Hs các trườnghợp có 
thể xảy ra 
 
 
 
-Cho học sinh nhắc lại định lý 
về biểu thức tọa độ của tích vô 
hướng, định nghĩa tích vôhướng 
-Chỉ sửa bài tập câu a,b. Câu c 
hs tự về nhà làm 
-Các bài tập còn lại về nhà làm 

3 học sinh lên bảng tính từng 
phần 
 
-Hs mở tập bài tập và theo 
dõi bài làm trên bảng 
-HS suy ra cách CM định lý 
 
 
 
-Hs vẽ hình lên bảng 
-1hs lên bảng CM 



 AIABAIAM ..  
-1hs  chứng minh định lý về 
công thức chiếu 
-Hs tiếp tục Cm phần còn lại 
 
 
-Học sinh nhắc lại biểu thức 
tọa độ, định nghĩa tích vô 
hướng 
-Học sinh làm bài và lên 
bảng sửa 

Bài 1: Cho ABC vuông 
cân tại A; AB =AC= a. 
Tính tích vô hướng 



ACAB . ,


CBAC . ,


BCAB .  
 
Bài 2 : cho 4 điểm 
A,B,C,D. CM: 



BCDA. +


CAAB . +


ABDC .
= 0 suy ra cách chứng 
minh định lý 
“Ba đường cao trong tam 
giác đồng quy” 
 
Bài3 Cho 2 điểm M,N 
trên nửa đường tròn 
đường kính AB=2R. gọi I 
là giao điểm AM và BN 
a.CM:  
     



 AIABAIAM .. ;


 BIBABIBN ..  

b.Tính  


 BNBNAIAM ..  
theo R 
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Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung 
 
Bài4 : Trong hệ trục tọa 
độ Oxy cho A(1,1), 
B(2,4), C(10,-2) 
a.CM: ABC vuông tại A 
b.Tính tích vô hướng 



BCBA .  và tính cosB 
c.Tính cosC 
 

*Củng cố và hwongs dẫn học ở nhà: 
-Xem lại các bài tập đã giải. 
-Ôn tập lại các kiến thức cơ bản về tích vô hướng của hai vectơ. 
-Ôn tập lại kiến thức trong chương I và II. 

----------------------------------------------------------------------- 

 Tiết 20: ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I 

 I/ Mục đích yêu cầu: 

 Cho học sinh ôn tập toàn bộ kiến thức học kỳ I. 

 + Nắm vững những kiến thức cơ bản. 

 + Mối quan hệ của các biểu thức véc tơ. 

 + Ứng dụng của tích vô hướng. 

 + Các hệ thức lượng trong tam giác. 

 Học sinh phải vận dụng được các kiến thức đó để giải toán. 

 II/ Nội dung ôn tập: 

 1) Một số câu hỏi trắc nghiệm: 

 Bài 1: Cho hình bình hành ABCD. Hãy chọn đáp án đúng. 

.CB  AC  AB d)                 ;CB  BC  AB c)                 ;CB  AC - AB b)                 CB;  BC - AB a)   

 Đáp án:  b). 

 Bài 2: Cho ABC, G là trọng tâm, trung tuyến AM. Hãy chọn đáp án đúng. 

       . AC  AB AM d)        ; AC  MB
2
1 AM c)        ; AC  AB

2
1 AG b)        ; AC  AB

2
1 AM a)   

 Đáp án:  a). 
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 Bài 3: Cho  00 < ,  < 1800. Hãy chọn phương án đúng. 

.
cos

1  tan 1 - d)          ;
cos

1  tan 1 c)          ;
cos

1  tan 1 b)         ;
cos

1-  tan 1 a) 2
2

2
2

2
2

2
2











 

 Đáp án:  c). 

 Bài 4: Cho ABC vuông ở A, AB = 1, AC = 2. 

 4a) Tích vô hướng của   BC .BA bằng: 

4.  d)                3;  c)               2;  b)                1;  a)  

 Đáp án:  a). 

 4b) Tích vô hướng của   AB .CA bằng: 

a)  8;   b)  10;  c)  0;  d)  4. 

 Đáp án:  c). 

 Bài 5: Cho ABC đề cạnh bằng 1 

 5a)  AB.CA  CA.BC  AC.AB   bằng: 

.
2
3 -  d)               ;

2
3  c)               ;

2
1  b)               ;

2
1 -  a)  

 Đáp án:  b). 

 5b)  CB.CA  CA.BC  BC.AB   bằng: 

.
2
3 -  d)               ;

2
3  c)               ;

2
1  b)               ;

2
1 -  a)  

 

 Đáp án:  a). 

 Bài 6: ABC có: A = 600, AC = 1, AB = 2. Cạnh BC bằng: 

.
2

33 -  d)               3; -  c)               ;
2

33  b)               3;  a)  

 Đáp án:  a). 

 Bài 7: ABC có: A = 1200, AC = 1, AB = 2. Cạnh BC bằng: 

.
2

33 -  d)               3; -  c)               ;32  5  b)               ;32  5  a)   

 Đáp án:  a). 
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 Bài 8: Cho ABC có: B = 600, C = 450. Tỷ số  
AC
AB  bằng: 

.
3
6   d)               ;

2
6  c)               ;2  b)               ;

2
2  a)  

 Đáp án:  c). 

 Bài 9: ABC có tổng hai góc ở đỉnh B và C bằng 1200 và độ dài cạnh BC = a. Bán kính 
đường tròn ngoại tiếp ABC là: 

.
3

3a   d)               ;
2

3a  c)               a;  b)               ;
2

2a  a)  

 Đáp án:  d). 

 Bài 10: ABC có: AB = 6, BC = 10, CA = 12. Gọi M là trung điểm của BC và N là trung 
điểm của AM. Khi đó AN bằng: 

.
2
95   d)               ;

2
85  c)               ;

2
65  b)               ;

2
75  a)  

 Đáp án:  b). 

 Bài 11: ABC có ba cạnh lần lượt là:  5, 12, 13 thì có diện tích là: 

.76   d)               ;75  c)               ;74  b)               ;73  a)  

 Đáp án:  d). 

 2) Các đề tự luận: 

 Bài 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho M(0, -4), N(-5, 6), P(3, 2). 

 a) CMR: M, N, P không thẳng hàng. 

 b) Tính chu vi MNP. 

 c) Tìm tọa độ trực tâm H, trọng tâm G của MNP. 

 Bài 2: Cho ABC, I là trung điểm của BC, K là trung điểm của BI. CMR: 

 a)  .AI
2
1  AB

2
1  AK   

 b)  .AC
4
1  AB

4
3  AK   

 

 Bài 3: Cho  900    1800,   .
3
1  sin  Tính cos, tan, cot. 
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 Bài 4: CMR: trong ABC, ta có:  .
4S

a - c  b cotA 
222 

  

 Bài 5: Cho ABC có ba cạnh là:  9, 5 và 7. 

 a) Tính các góc của ABC. 

 b) Tính khoảng cách từ A đến BC. 

----------------------------------------------------------------------- 
Tiết 21. KIỂM TRA HỌC KỲ I 

(Kết hợp ra với đại số) 
----------------------------------------------------------------------- 

Tiết 22. TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I 
(Kết hợp với đại số ) 

----------------------------------------------------------------------- 
 § 3. CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TÂM GIÁC VÀ GIẢI TAM GIÁC 

I.Mục tiêu: 
Qua bài học HS cần: 

1.Về kiến thức: 
-Hiểu định lí côsin, định lí sin, công thức về độ dài đường trung tuyến trong tam giác. 
-Biết được một số công thức tính diện tích của tam giác như:  

   

1 1
; sin ; S= ; S=pr;

2 2 4

S= .

a

abc
S ah S ab C

R

p p a p b p c

 

  
 

2. Về kỹ năng: 
- Biết cách xác định điểm đầu, điểm cuối của một vectơ, giá, phương, hướng của một 

vectơ. 
- Biết được khi nào hai vectơ cùng phương, cùng hướng; không cùng phương, ngược 

hướng. 
-Chứng minh được hai vectơ bằng nhau. 
-Khi cho trước điểm O và vectơ 


a , dựng điểm A sao cho: 

 
OA a . 

3. Về tư duy và thái độ: 
* Về tư duy:  Biết quan sát và phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen. 
* Về thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi. 
 
II. Chuẩn bị của GV và HS: 

GV: Câu hỏi trăc nghiệm, phiếu học tập, giáo án,… 
HS: Làm các bài tập trong SGK, chuẩn bị bảng phụ. 
 
III. Phương pháp dạy học: 
Gợi mở, vấn đáp và kết hợp với điều khiển hoạt động nhóm. 
 
IV. Tiến trình bài học: 
*Ổn định lớp, chia lớp thành 6 nhóm. 

  * Kiểm tra bài cũ : 
Câu hỏi 1 :( gọi học sinh ghi câu trả lời trên bảng khi nhận được phiếu câu hỏi)  
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Định nghĩa tích vô hướng 
Biểu thức toạ độ tích vô hướng 
Khoảng cách giữa hai điểm A và B 
Câu hỏi 2 : Hoạt động 1 ( học sinh lên bảng điền vào bảng phụ giáo viên đã chuẩn bị)  
Điền vào ô trống trong các hệ thức sau đây để được các hệ thức lượng trong tam giác vuông 
:( SGK trang 47) 
 *Bài mới: 

Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 
I. Định lý côsin 

 
 
 
 
 
 
 

Nêu tình huống có vấn đề   
Tam giác ABC vuông tại A,  
có 2 cạnh AB, AC tính BC ? 
Vậy  ABC thường, có cạnh 
AB,AC và góc A tính BC ? 
( khẳng định tam giác ABC 
được hoàn toàn xác định)  

Dùng định lý Pitago để tính 
BC 
 
 
Trao đổi theo nhóm 30 giây 
Tam giác bằng nhau theo 
trường hợp cạnh –góc – cạnh  

 
 
 

1. Định lý côsin: 
SGK trang 48 

GV hướng dẫn HS tính (như 
SGK) Được kết quả và KL: 
BC2 =AC2 + AB2 – 2 
AC.AB.cosA  
Vôùi a = BC, b = AC, c = AB 
gọi HS viết lại KL. Tương tự 
thay a bằng b, c 
Phát biểu định lý cosin bằng 
lời HS trao đổi theo nhóm, 
GV gọi HS từng nhóm kiểm 
tra 
 
 
Khi tam giác ABC vuông 
định lý cosin trở thành định 
lý quen thuộc nào ?  
Tam giác ABC có a = 5, b = 
6, C = 600 khi đó c = ?  

Theo dõi cách tính  
 
 
KL : a2 = b2 + c2 – 2bc cosA 
Ttöï : b2 = a2 + c2 – 2ac cosB 
          c2 = a2 + b2 – 2ab cosC        
Trong tam giác bình phương 
của 1 cạnh bằng tổng bình 
phương 2 cạnh còn lại trừ 2 
lần tích 2 cạnh đó nhân 
cosin góc kèm giữa 2 cạnh.  
Định lý Pitago 
 
 
HS tính và được c = 31  

Hệ quả: 
SGK trang 48 

GV cho học sinh hoạt động 
theo nhóm, tính vào bảng phụ  
Tam giác ABC có 3 cạnh a, 
b, c tính cosA, cosB, cosC ? 
Cho HS treo bảng phụ, NX, 

 
 
HS trao đổi, trình bày vào 
bảng phụ 
KL hệ quả  
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KL  
Tam giác ABC có a = 2, b = 
3, c = 4 khi đó cosA = ? 

Từ hệ quả HS tính được 

cosA = 
8
7  

       2. Áp dụng 
Gọi ma, mb , mc lần lượt là 
độ dài các đường trung 
tuyến vẽ từ A, B, C . Ta 
có : 
SGK trang 48 

GV vẽ hình, gợi ý cho HS 
cách  tính ma , gọi HS lên 
bảng tính, NX và KL  
 
 
Tam giác ABC có a = 7, b = 
8, c = 6 khi đó ma = ? 

Tính ma , áp dụng định lý 
cosin vào tam giác AMB 
Tương tự KL mb, mc  

 

 

Từ áp dụng HS tính được   

ma  = 
2
151   

       3. Ví dụ : Hướng dẫn HS đọc ví dụ 
SGK , kiểm tra kết quả bằng 
máy tính  

Theo dõi hướng dẫn và đọc 
SGK  

  II. Định lý sin 
 
 
 
 

1. Định lý sin  
SGK trang 51  

GV treo bảng phụ hình vẽ bài 
toán ở Hoạt động 5, cho HS 
kiểm chứng hệ thức            

A
a

sin
 = 

B
b

sin
 = 

C
c

sin
 = 2R  

GV khẳng định hệ thức trên 
vẫn đúng đối với tam giac bất 
kì. Thật vậy, hướng dẫn HS 
đọc CM định lý ở SGK trang 
51. Gọi HS kết luận lại nội 
dung định lý . 
Cho nhóm HS trao đổi bt ở 
hoạt động 6 và gọi HS đọc và 
giải thích kết quả   

 
 
HS dùng hệ thức lượng trong 
tam giác vuông  
 
 
 
Đọc SGK và kết luận  nội 
dung định lý sin 
 
 

2R = 
A

a
sin

 = 060sin
a   

Vậy R =
3

a  

     2. Ví dụ  GV treo bảng phụ gồm đề và 
hình vẽ trên bảng . Tam giác 
ABC được xác định ?  
HS trao đổi cách tính và làm 
vào bảng phụ theo nhóm 
Hướng dẫn cách dùng máy 
tính  

 
 
Theo trường hợp G – C – G 
Tính góc A , dùng định lý sin  
để tính cạnh a, c , R  

   III. Công thức tính 
diện tích tam giác 
Kí hiệu ha, hb và hc là các 
đường cao của tam giác 

Vẽ tam giác và kí hiệu như 
SGK . Hãy viết các công thức 
tính diện tích tam giác ABC 
theo một cạnh và đường cao 

 
 

S = 
2
1 aha = 

2
1 bhb = 

2
1 chc  
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ABC lần lượt kẻ từ A, B, 
C . R và r lần lượt laøbaøn 
kính đường tròn ngoại tiếp 
, nội tiếp và gọi   p = 

2
cba   là nửa chu vi tam 

giác. Gọi S là diện tích 
tam giác  
 Công thức:         
SGK trang 53 

tương ứng ? Gọi HS lên bảng 
viết , KL và giới thiệu các 
công thức tính diện tích SGK, 
đưa hình 2.18 SGK bằng 
bảng phụ để CM công thức 
(1)  
Cho nhóm HS trao đổi cách 
CM công thức (2), (3)   
 
 
Gợi ý diện tích tamgiác ABC 
bằng tổng diện tích 3 tam 
giác ? 
 
 
 
Ta thừa nhận công thức Hê-
rông 
Chú ý , thông thường ta dùng 
các công thức diện tích để 
tính S, đường cao, R, r . Xét 
ví dụ SGK 

Theo dõi và trả lời được         
ha = bsinC đúng trong cả 3 
trường hợp 
 
 
Trình bày vào bảng phụ  

Thay sinC = 
R
a

2
 vào (1) 

được công thức (2) 
Diện tích tam giác ABC 
bằng tổng diện tích 3 tam 
giác AOB, AOC , BOC. Nên 

S = 
2
1 cr +

2
1 br +

2
1 ar 

    =
2

cba  r = pr  

 Ví dụ 
SGK trang 54, 55 

Ở ví dụ 1 , dùng công thức 
nào tính S ? Kết quả ? 
 
R, r ? 
 
Cho HS giải ví dụ 2 theo 
nhóm bằng bảng phụ ( cho 
HS tính thêm ha)  
Nhận xét và cũng cố toàn bài 

Công thức Hê-rông 
S = 84 (m2) 

R = 
S

abc
4

  , r = 
p
S   

Trao đổi phương pháp tính 
và tính vào bảng phụ  

 Gọi HS nhắc lại định lý 
côsin, định ký sin, công thức 
tính độ dài trung tuyến, công 
thức tính diện tích  tam giác  
Gọi HS suy ra công thức tính 
cosB, R, r , ha . Giải bài tập 
SGK trang 59    

Ghi tóm tắt lại lý thuyết vào 
bảng tóm tắt  
 
 
Ghi công thức trên bảng  

PHẦN BÀI TẬP Kiểm tra lý thuyết bằng HS củng cố  lý thuyết để sửa 

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



 Trang 63

SGK trang 59 phiếu trả lời GV chuẩn bị sẵn 
dạng điềm khuyết . Sửa bài 
tập SGK theo nhóm và KT 
hoạt động từng nhóm . Kiểm 
tra phương pháp giải từng bài 
của các HS trong các nhóm 
GV NX và rút ra KL   

bài tập .  
Chuẩn bị bài tập ở nhà 
Trao đổi phương pháp giải 
với các bạn trong nhóm 
Các nhóm giải vào bảng phụ 
cho cả lớp NX cách giải và 
kết quả   

Bài 1 
 
 
 
 
 
Bài 2 
 
 
 
Bài 3 
 
 
Bài 4  
 
 
Bài 5 
 
Bài 6 
 
 
 
 
 
Bài 7 

GV vẽ hình sẳn vào bảng phụ 

, kiểm tra HS : Ĉ  , b , c , ha ? 
 
Cạnh c còn có thể tính cách ? 
 
 
Kiểm tra công thức tính góc 
của tam giác khi biết 3 cạnh  
 
 
Tính a dùng công thức nào ? 
 

Sau đó tính B̂  ? và tính Ĉ  
Với giả thiết này dùng công 
thức nào để tính S 
 
Lưu ý n, m là 2 giá trị đã biết 
Viết công thức tính BC 
Góc tù nếu có thì nó là góc 
nào ? kiểm tra góc tù này ? 
Viết công thức tính MA 
Cho HS nhận xét trước rồi 
tính đọc kết quả   
 

Áp dụng hệ thức lượng trong 
tam giác vuông có  
Ĉ  = 900 – 580 = 320  
b = 72 sin 580 , c = 72 cos580  

ha = 
a
cb.   

Ĉ được xác định bởi  

cos A = 
bc

acb
2

222   

 
Định lý cosin                         
a2 = b2 + c2 – 2bc cosA  
 

Công thức Hê-rông 
S = ))()(( cpbpapp   

 
BC2 = AB2 + AC2 – 2AB AC 
cosA 
 
Góc đối diện cạnh lớn nhất 
là góc Ĉ  
Tính được cosC < 0  

MA2 = 
2

22 ACAB   - 
4

2BC  

 
 

 Các bài tập còn lại kiểm tra 
và kết luận phương pháp  giải 
cho HS tính ở nhà  

 

V. Củng cố : 
HS tự làm bảng tóm tắt công thức toàn bài ở nhà  
Câu hỏi củng cố : Chọn phát biểu đúng  
1.(A) a2 = b2 + c2 – 2ac cosA           (B) c2 = a2 + b2 – 2ab cosC 
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    (C) b2 = a2 + c2 – 2ab cosB           (D) a2 = b2 + c2 + 2bc cosA 

2.  (A)  R = 
a

Asin2  (B) R = 
a
A

2
sin  

      (C)  R = 
S

abc
4

 (D) R = 
abc

S4  

3.  (A) S = cah
2
1        (B)  S = Cabsin

2
1       

 (C)  S = pr
2
1             (D)  S = ))()((

2
1 cpbpapp      

4.    ( A)   ha  = 
S
a

2
         (B)  r = 

S
p  

        ( C ) mb  =  4
22 222 bca 

       (D) p = a + b + c 
* Hướng dẩn HS học ở nhà : 
Học công thức , mỗi công thức điều xét xem dùng nó trong những trường hợp nào 
Làm  các bài tập ở nhà.  
*Ghi chú:  
Tiết 23:  Dạy:1. Định lí côsin, 2.Định lí sin; 
Tiết 24: Dạy: 3. Công thức tính diện tích tam giác; 
Tiết 25: Dạy phần: 4. Giải tam giác và ứng dụng thực tế. 
Tiết 26: Giải các bài tập từ bài 1 đến bài 7 SGK trang 59. 

----------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Tiết 27,28. ÔN TẬP CHƯƠNG II 

 I.Mục tiêu: 
Qua bài học HS cần: 

1.Về kiến thức: 
-Ôn tập và củng cố lại kiến thức cơ bản trong chương II: Giá trị lượng giác của một góc 
bất kì từ 00 đến 1800; Tích vô hướng của hai vectơ; các hệ thức lượng trong tam giác và 
giải tam giác. 

2. Về kỹ năng: 
- Vận dụng được kiến thức cơ bản trong chương II  vào giải được các bài tập. 
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3. Về tư duy và thái độ: 
* Về tư duy:  Biết quan sát và phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen. 
* Về thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi. 
 
II. Chuẩn bị của GV và HS: 

GV: Phiếu học tập, giáo án,… 
HS: Làm các bài tập trong SGK, chuẩn bị bảng phụ. 
 
III. Phương pháp dạy học: 
Gợi mở, vấn đáp và kết hợp với điều khiển hoạt động nhóm. 

Tiết 27: 
 
IV. Tiến trình bài học: 
*Ổn định lớp, chia lớp thành 6 nhóm. 
*Bài mới: 

Hoạt động của GV Hoạt động củaHS Nội Dung 
HĐ1: Ôn tập lại kiến thức 
cơ bản trong chương: 
GV gọi HS nhắc lại kiến thức 
cơ bản về Giá trị lượng giác 
của một góc bất kì từ 00 đến 
1800; Tích vô hướng của hai 
vectơ; các hệ thức lượng trong 
tam giác và giải tam giác. 
Gọi HS nhận xét, bổ sung 
(nếu cần) 
GV nhận xét, bổ sung … 
 

 
 
HS suy nghĩ trả lời … 
 
 
 
 
 
HS nhận xét, bổ sung và 
sửa chữa ghi chép… 
 

I. Ôn tập kiến thức: 

HĐ2:  
GV gọi HS các đúng tại chỗ 
trả lời bài tập 1, 2 và 3 SGK. 
Gọi HS nhận xét, bổ sung 
(nếu cần) 
GV nhận xét và nêu kết quả 
đúng (nếu HS không trình bày 
đúng) 
GV phân tích và ghi lên bảng 
GV: Hướng dẫn và giải bài 
tập 4 bằng cách hướng dẫn sử 
dụng biểu thức tọa độ của tích 
vô hướng. 

 
HS suy nghĩ và nêu lời 
giải… 
HS nhận xét, bổ sung và 
sửa chữa ghi chép. 
 
HS chú ý theo dõi để lĩnh 
hội kiến thức… 

II.Bài tập: 
Bài tập 1, 2, 3 và 4 SGK 
trang 62. 

HĐ3:  
GV gọi HS nhắc lại định lí 
côsin và định lí sin trong tam 
giác. 
Cho HS các nhóm thảo luận 
để tìm lời giải bài tập 7 và 9. 
Gọi HS đại diện lên bảng trình 
bày lời giải. 
Gọi HS nhận xét, bổ sung 

 
HS các nhóm thảo luận để 
tìm lời giải và cử đại diện 
lên bảng trình bày (có giải 
thích) 
 
 
 
 

Bài tập 7: (SGK) 
 
 
 
 
 
 
Bài tập 9: (SGK) 
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(nếu cần) 
GV nhận xét và nêu lời giải 
đúng (nếu HS không trình bày 
đúng lời giải) 

HS nhận xét, bổ sung và 
sửa chữa ghi chép. 
HS trao đổi để rút ra kết 
quả:… 

HĐ4: Củng cố và hướng dẫn học ở nhà: 
*Củng cố: 
- Nhắc lại các hệ thức lượng trong tam giác, định lí côsin, định lí sin, các công thức tính diện 
tích của tam giác, công thức về tính độ dài đường trung tuyến của tam giác,… 
*Hướng dẫn học ở nhà: 
- Xem lại các bài tập đã giải; 
- Làm thêm các bài tập 10 và 11, các bài tập trắc nghiệm trong SGk trang 62, 63. 

----------------------------------------------------------------------- 
 Tiết 28: 

 
IV. Tiến trình bài học: 
*Ổn định lớp, chia lớp thành 6 nhóm. 
* Kiểm tra bài cũ: Kết hợp với điều khiển hoạt động nhóm. 
*Bài mới: 

Hoạt động của GV Hoạt động củaHS Nội Dung 
HĐ1: Giải bài tập 10 SGK 
GV cho HS các nhóm thỏa 
luận để tìm lời giải và gọi HS 
đại diện lên bảng trình bày (có 
giải thích) 
Gọi HS nhận xét, bổ sung 
(nếu cần). 
 
 
 
 
GV nhận xét, bổ sung và nêu 
lời giải đúng. 
*Hướng dẫn: Để tính S ta có 
thể: 
-Chứng minh tam giác ABC 
vuông tại C 
Suy ra: 

1
; ;...

2 a

ab
S ab h

c
   

 
HS thảo luận theo nhóm để 
tìm lời giải, ghi lời giải 
vào bảng phụ và cử đại 
diện lên bảng trình bày (có 
giải thích) 
HS nhận xét, bổ sung và 
sửa chữa ghi chép… 
HS trao đổi và rút ra kết 
quả:… 
Theo công thức He-rông 

với  1
12 16 20 24

2
p      

   24 24 12 24 16 24 20 96S    

 2 2 2

2

2
16; 10

4

2
4; 292

4

17,09

a

a

a

S abc
h R

a S

b c aS
r m

p

m

   

 
   

 

 

Bài tập 10: (SGK) 
Cho tam giác ABC có a = 12,  
b = 16, c = 20. Tính diện tích 
S của tam giác, chiểu cao ah , 
các bán kính R, r của các 
đường tròn ngoại tiếp và nội 
tiếp tam giác và đường trung 
tuyến am của tam giác. 

HĐ2: Giải bài tập 11 SGK 
GV cho HS thảo luận theo 
nhóm để tìm lời giải và gọi 
HS đại diện lên bảng trình 
bày. 
Gọi HS nhận xét, bổ sung 
(nếu cần) 
GV nhận xét, bổ sung và nêu 

 
HS thảo luận theo nhóm để 
tìm lời giải và ghi lời giải 
vào bảng phụ, cử đại diện 
lên bảng trình bày (có giải 
thích) 
HS nhận xét, bổ sung và 
sửa chữa ghi chép… 

Bài tập 11: (SGK) 
Trong tập hợp các tam giác 
có hai cạnh là a và b, tìm tam 
giác có diện tích lớn nhất. 
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lời giải đúng (nếu HS không 
trình bày đúng lời giải). 

HS trao đổi và rút ra kết 
quả:… 
Ta có công thức 

1
sin

2
S ab C . Diện tích S 

của tam giác lớn nhất khi 
sinC có giá trị lớn nhất, 
nghĩa là � 090C  . 

HĐ3: Giải các câu hỏi trắc 
nghiệm: 
GV cho HS các nhóm thảo 
luận để tìm phương án đúng 
và gọi HS đứng tại chỗ tìm 
nêu kết quả của nhóm và giải 
thích vì sao?. 
GV gọi HS nhận xét, bổ sung 
(nếu cần) 
GV nhận xét, bổ sung và giải 
thích nêu phương án đúng 
(nếu HS không trình bày đúng 
lời giải) 

 
HS thảo luận theo nhóm để 
tìm phương án đúng và cử 
đại diện đứng tại chỗ trình 
bày kết quả (Có thể giải 
thích)… 
HS nhận xét, bổ sung và 
sửa chữa ghi chép… 
HS trao đổi và rút ra kết 
quả:… 
1(C);2(D); 3(C); 4(D); 
5(A); 6(A); 7(C); 8(A); 
9(A); 10(D); 11(A),… 

*Câu hỏi trắc nghiệm: SGK 
 

HĐ4: Củng cố và hướng dẫn học ở nhà: 
 - Xem lại lí thuyết trong chương, và các bài tập đã giải; 
- Làm thêm các bài tập trắc nghiệm trong SGK. 
- Xem và soạn trước bài mới: “Phương trình đường thẳng”. 

----------------------------------------------------------------------- 
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Chương 3: 
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG 

§1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG. 
I. Mục tiêu: 
Qua bài học HS cần nắm: 
1)Về kiến thức: 
- Hiểu vectơ pháp tuyến, vectơ chỉ phương của đường thẳng. 
- Hiểu cách viết phương trình tổng quát, phương trình tham số của đường thẳng. 
- Hiểu được điều kiện hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông góc với nhau. 
- Biết công thức tính khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng, góc giữa hai đường thẳng. 
2) Về kỹ năng: 
- Viết được phương trình tổng quát, phương trình tham số của một đường thẳng đi qua một điểm 

 0 0 0;M x y và nhận vectơ  1 2;u u u


làm vectơ chỉ phương hoặc phương trình tham số, phương 
trình tổng quát đi qua hai điểm cho trước. 
- Tính được tọa độ của vectơ phát tuyến, nếu biết tọa độ của vecơ chỉ phương của một đường 
thẳng và ngược lại. 
- Biết chuyển đổi giữa phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng. 
- Sử dụng được công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. 
- Tính được số đo góc giữa hai đường thẳng. 
3. Về tư duy và thái độ: 

* Về tư duy:  Biết quan sát và phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen. 
* Về thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi. 
 
II. Chuẩn bị của GV và HS: 

GV: Phiếu học tập, giáo án,… 
HS: Làm các bài tập trong SGK, chuẩn bị bảng phụ. 
 
III. Phương pháp dạy học: 
Gợi mở, vấn đáp và kết hợp với điều khiển hoạt động nhóm. 

Tiết 29: 
 
IV. Tiến trình bài học: 
*Ổn định lớp, chia lớp thành 6 nhóm. 
*Bài mới: 

Hoạt động của GV Hoạt động củaHS Nội Dung 
HĐ1: Tìm hiểu về vectơ chỉ 
phương của đường thẳng: 
HĐTP1:  
GV cho HS các nhóm thảo 
luận tìm lời giải ví dụ HĐ1 
trong SGK và yêu cầu HS ghi 
lời giải vào bảng phụ. 

 
 
 
HS thảo luận tìm lời giải 
ví dụ HĐ1 và ghi lời giải 
vào bảng phụ, cử đại diện 

1.Vectơ chỉ phương của 
đường thẳng: 
Ví dụ HĐ1:(SGK) 
      y 
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GV vẽ hình 3.2 lên bảng. 
GV gọi HS đại diện lên bảng 
trình bày lời giải. 
Gọi HS nhận xét, bổ sung 
(nếu cần) 
GV nhận xét, bổ sung và nêu 
lời giải đúng (nếu HS không 
trình bày đúng lời giải) 
Hai vectơ khi nào được gọi là 
cùng phương? 
Để chứng minh 2 vectơ cùng 
phương ta phải chứng minh 
như thế nào? 
GV: Vectơ u


 như trên được 

gọi là vectơ chỉ phương của 
đường thẳng  . Vậy thế nào 
là vectơ chỉ phương của một 
đường thẳng? 
HĐTP2: Nêu định nghĩa và 
nhận xét. 
 
 

lên bảng trình bày lời giải 
(có giải thích) 
HS nhận xét, bổ sung và 
sửa chữa ghi chép… 
 
HS suy nghĩ và trả lời các 
câu hỏi… 
 
 
 
 
HS trao đổi và rút ra kết 
quả: 
Tung độ của điểm M0 bằng 
1, tung độ của điểm M 
bằng 3. 

 0

0

4;2

2

M M

M M u







   

Vậy hai vectơ 
0   M M vµ u

 
cùng phương. 

                       u


            M 
       3                            
                  M0 

       1 
       o         2                 6          
x 
Định nghĩa: (SGK) 
 
 
 
Nhận xét: (SGK) 
+Nếu u


là vectơ chỉ phương 

của đường thẳng  thì 
 .  0k u k 


cũng là vectơ chỉ 

phương của đường thẳng  . 
+Một đường thẳng có vô số 
vectơ chỉ phương. 
+Một đường thẳng được xác 
định nếu biết một điểm và 
một vectơ chỉ phương của 
đường thẳng đó. 

HĐ2: Tìm hiểu về phương 
trình tham số của đường 
thẳng. 
HĐTP1:  
GV: Nếu trong mặt phẳng tọa 
độ Oxy cho đường thẳng   
qua M0(x0;y0) và nhận vectơ 

 1 2;u u u


làm vectơ chỉ 
phương. Với điểm M(x;y) bất 
kỳ thuộc đường thẳng  thì 
vectơ 0M M


có cùng phương 

với vectơ u


? 
Do 0M M


và u


 cùng phương 

nên tồn tại một tham số t sao 
cho: 0M M


=t. u


. GV biến đổi 

để rút ra phương trình tham 
số. 
HĐTP2:  
GV cho HS các nhóm thảo 
luận để tìm lời giải ví dụ HĐ 
2, gọi HS đại diện lên bảng 
trình bày lời giải. 
Gọi HS nhận xét, bổ sung 
(nếu cần) 
GV nhận xét, bổ sung và nêu 

 
 
 
HS chú lên bảng để lĩnh 
hội kiến thức… 
 
 
 
 
 
 
HS suy nghĩ trả lời các câu 
hỏi … 
 
 
 
 
 
 
HS các nhóm thảo luận để 
tìm lời giải, ghi lời giải 
vào bảng phụ và cử đại 
diện lên bảng trình bày lời 
giải (có giải thích). 
HS nhận xét, bổ sung và 
sửa chữa ghi chép. 

2. Phương trình tham số 
của đường thẳng: 
a)Định nghĩa: (SGK) 
Trong mặt phẳng Oxy, đường 
thẳng  đi qua điểm 
M0(x0;y0) và nhận vectơ 

 1 2;u u u


làm vectơ chỉ 
phươngcó phương trình tham 
số: 

0 1

0 2

.
, :  

.

x x t u
t tham sè

y y t u

 
  

 

 
 
 
 
 
 
Ví dụ HĐ2: (SGK) 
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lời giải đúng (nếu HS không 
trình bày đúng lời giải) 

HS trao đổi để rút ra kết 
quả:… 
Một điểm có tọa độ xác 
định và một vectơ chỉ 
phương của đường thẳng 
là: 

   0 5;2 , 6;8M u  


 
HĐ3: Củng cố và hướng dẫn học ở nhà: 
*Củng cố: 
- Nhắc lại định nghĩa vectơ chỉ phương trình và phương trình tham số của đường thẳng. 
*Áp dụng: 
1)Viết phương trình tham số của đường thẳng (d) đi qua điểm A(1;-2) và nhận vectơ 
 3; 2u 


làm vectơ chỉ phương. 
2)Viết phương trình tham số của đường thẳng (d) đi qua 2 điểm M(2;-3) và N(1;5). 
GV cho HS các nhóm thảo luận để tìm lời giải và gọi HS đại diện lên bảng trình bày. 
GV nhận xét, bổ sung và nêu lời giải đúng (nếu HS không trình bày đúng lời giải). 
*Hướng dẫn học ở nhà: 
- Xem lại và học lý thuyết theo SGK. 
- Đọc và soạn trước lý thuyết còn lại của bài. 
- Làm bài tập 1 SGK trang 80. 

----------------------------------------------------------------------- 
 Tiết 30: 

 
I. Tiến trình bài học: 
*Ổn định lớp, chia lớp thành 6 nhóm. 
*Kiểm tra bài cũ: 
- Nêu định nghĩa vectơ chỉ phương và phương trình tham số của đường thẳng. 
- Áp dụng giải bài tập sau: 
Viết phương trình tham số của đường thẳng   đi qua hai điểm A(1;3) và B(-2, 1). 
*Bài mới: 

Hoạt động của GV Hoạt động củaHS Nội Dung 
HĐ1: 
HĐTP1: Tìm hiểu mối liên 
hệ giữa vectơ chỉ phương và 
hệ số góc của đường thẳng. 
GV nêu câu hỏi: 
-Nếu cho đường thẳng (d) có 
phương trình: y = ax + b thì hệ 
số góc của đường thẳng (d) là 
gì? 
-Cho đường thẳng (d) có 
phương trình tham số là:  

0 1

0 2

.

.

x x t u

y y t u

 
  

và nếu 

1 0u  hoặc 2 0u   . Hãy biến 
đổi phương trình tham số trên 
về dạng: 

 
 
 
 
 
HS: Hệ số góc của đường 
thẳng (d) là k = a. 
 
 
 
 
 
HS suy nghĩ biến đổi để 
đưa về dạng y= ax + b… 

2. Phương trình tham số  
b)liên hệ giữa vectơ chỉ 
phương và hệ số góc của 
đường thẳng: 
 
 
 
   y 
 
 
              u


          2u  

                   1u  
 
 O          A                           x 
 
  y 
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y= ax + b? 
Vậy hệ số góc của đường 
thẳng (1) là gì nhĩ? 
HĐTP2: Ví dụ áp dụng: 
GV cho HS các nhóm thảo 
luận tìm lời giải ví dụ HĐ 3 và 
gọi HS đại diện lên bảng trình 
bày lời giải. 
Gọi HS nhận xét, bổ sung 
(nếu cần) 
GV nhận xét, bổ sung và nêu 
lời giải đúng (nếu HS không 
trình bày dúng lời giải) 
Vậy nếu một đường thẳng (d)  
đi  qua một điểm và có hệ số k 
thì phương trình như thế nào? 
GV có thể lấy ví dụ minh 
họa… 
 

 2
0 0

1

u
y y x x

u
   (1) 

Hệ số góc 2

1

u
k

u
  

HS thảo luận theo nhóm để 
tìm lời giải và cử đại diện 
lên bảng trình bày (có giải 
thích) 
HS nhận xét, bổ sung và 
sửa chữa ghi chép… 
 
 
 
 
HS: Phương trình có dạng: 
y – y0 = k(x – x0) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 O                          A                
x 

  2
1 2

1

tan ,
u

u u k
u

  :Hệ số góc  

Ví dụ HĐ3: Tính hệ số góc 
của đường thẳng d có vectơ 
chỉ phương là  1; 3u  



 
 
 
 
 

HĐ2: Tìm hiểu về vectơ 
pháp tuyến của đường 
thẳng: 
HĐTP1:  
GV cho HS các thảo luận theo 
nhóm để tìm lời giải ví dụ 
HĐ4. 
Gọi HS đại diện lên bảng trình 
bày lời giải. 
Gọi HS nhận xét, bổ sung 
(nếu cần). 
GV nêu câu hỏi: 
-Để chứng minh vectơ 
n


vuông góc với vectơ chỉ 
phương của đường thẳng   ta 
phải chứng minh như thế nào? 
GV: Vectơ n


như trong ví dụ 

HĐ4 được gọi là vectơ chỉ 
phương của đường thẳng  . 
Vậy vectơ n


thỏa mãn điều 

kiện gì thì n


là vectơ chỉ 
phương của đường thẳng  ? 
HĐTP2: 
GV nêu định nghĩa và nêu 
nhận xét tương tự SGK. 

 
 
 
HS thảo luận theo nhóm để 
tìm lời giải và cử đại diện 
lên bảng trình bày (có giải 
thích) 
HS nhận xét, bổ sung và 
sửa chữa ghi chép… 
 
 
Ta chứng minh tích vô 
hướng của vectơ n


 và 

vectơ chỉ phương của 
đường thẳng   bằng 0. 
 
Khi vectơ n


vuông góc với 

vectơ chỉ phwong của 
đường thẳng   thì n


được 

gọi là vectơ chỉ phương 
của đường thẳng   
 
HS chú ý theo dõi để lĩnh 
hội kiến thức… 

3. Vectơ pháp tuyến của 
đường thẳng: 
Ví dụ HĐ4: (SGK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Định nghĩa: (SGK) 
Nhận xét: (Xem SGK) 
- Nếu n


là vectơ pháp tuyến 

của đường thẳng   thì 
k. n

 0k  cũng là vectơ pháp 

tuyến của   
- Một đường thẳng có vô số 
vectơ pháp tuyến. 
- Một đường thẳng hoàn toàn 
xác định nếu biết một điểm 
và một vectơ pháp tuyến. 

HĐ3: Tìm hiểu về phương 
trình tổng quát của đường 
thẳng: 
HĐTP1:  
GV vẽ hình và phân tích để 

 
 
 
 
HS chú ý theo dõi trên 

4. Phương trình tổng quát 
của đường thẳng: 
 
a)Định nghĩa: (SGK) 
Đường thẳng đi qua điểm 
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dẫn đến phương trình tổng 
quát của đường thẳng. 
 
 
 
 
GV nêu nhận xét, và ghi tóm 
tắt lên bảng… 
 
 
 
 
 
HĐTP2: Ví dụ áp dụng: 
GV nêu đề ví dụ và ghi lên 
bảng (hay phát phiếu HT). 
Cho HS thảo luận theo nhóm 
để tìm lời giải và gọi HS đại 
diện lên bảng trình bày. 
Gọi HS nhận xét, bổ sung 
(nếu cần). 
GV nhận xét, bổ sung và nêu 
lời giải đúng (nếu HS không 
trình bày đúng lời giải) 

bảng để lĩnh hội kiến 
thức… 
 
 
 
 
 
HS chú ý để lĩnh hội kiến 
thức… 
 
 
 
 
 
 
HS thảo luận theo nhóm để 
tìm lời giải và cử đại diện 
lên bảng trình bày (có giải 
thích) 
HS nhận xét, bổ sung và 
sửa chữa ghi chép… 
HS trao đổi để rút ra kết 
quả:… 

M0(x0;y0) và nhận vectơ 
 ,n a b


làm vectơ chỉ 

phương thì phương trình là: 
a(x – x0) + b(y – y0) = 0 

 0 0

0 0

0

0 víi =

ax by ax by

ax by c c ax by

     

     
Nhận xét: (xem SGK) 
Nếu đường thẳng   có 
phương trình ax + by + c = 0 
thì có vectơ pháp tuyến 

 ,n a b


và vectơ chỉ phương 
là    ;  ;u b a hoÆc u b a   

 
 

Ví dụ:  
a)Viết phương trình tổng quát 
của đường thẳng (d) đi qua 
điểm A(1;2) và nhận vectơ 

 3;4n  


làm vectơ pháp 
tuyến. 
b)Viết phương trình tổng 
quát của đường thẳng (d) đi 
qua hai điểm M(2;-1) và N(-
3;2). 
c)Hãy tìm tọa độ vectơ chỉ 
phương của đường thẳng có 
phương trình: 3x + 5y -2 = 0 

HĐ4: Củng cố và hướng dẫn học ở nhà: 
*Củng cố:  
-Nhắc lại phương trình định nghĩa vectơ pháp tuyến của một đường thẳng; phương trình tổng 
quát của đường thẳng;… 
-Áp dụng giải bài tập: 
 a)Viết phương trình tổng quát của đường thẳng (d) đi qua hai điểm A(1;-2) và B(3;5); 
b)Viết phương trình đường thẳng   đi qua điểm M(-2;4) và vuông góc với đường thẳng (d). 
*Hướng dẫn học ở nhà: 
-Xem lại và học lí thuyết theo SGK. 
- Xem lại các ví dụ đã giải. 
- Làm các bài tập 1; 2; 3 và 4 SGK trang 80. 

----------------------------------------------------------------------- 
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Tiết 31. §1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG(t3) 
I. Chuẩn bị của GV và HS: 

GV: Phiếu học tập, giáo án,… 
HS: Làm các bài tập trong SGK, chuẩn bị bảng phụ. 
 
II. Phương pháp dạy học: 
Gợi mở, vấn đáp và kết hợp với điều khiển hoạt động nhóm. 
IV. Tiến trình bài học: 
*Ổn định lớp, chia lớp thành 6 nhóm. 
*Kiểm tra bài cũ: Kết hợp với điều khiển hoạt động nhóm. 
*Bài mới: 

Hoạt động của GV Hoạt động củaHS Nội Dung 
HĐ1: 
HĐTP1: Tìm hiểu các 
trường hợp đặc biệt của 
đường thẳng. 
Xét đường thẳng  có phương 
trình: ax + by + c  = 0, nếu a 
=0 và 0b  thì đường thẳng   
có gì đặc biệt? 
 
Tương tự, nếu b = 0 và 0a  ? 

 
 
HS chú ý để lĩnh hội kiến 
thức... 
 
 
 
 
HS suy nghĩ và trả lời ... 
 

c) Các trường hợp đặc biệt: 
(SGK) 
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Nếu c = 0? 
Nếu a, b, c, đều khác 0? 
Nếu a, b, c đều khác 0 thì ta 
có phương trình đường thẳng 
theo đoạn chắn: 

0 0

0 0

1

íi ;

x y
a b

c c
V a b

a b

 

 
 

 

HĐTP2: 
GV cho HS thỏa luận theo 
nhóm để nêu lời giải ví dụ HĐ 
7 trong SGK. 
GV gọi HS nhận xét, bổ sung 
(nếu cần) 
GV nhận xét, chỉnh sửa và bổ 
sung ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS thỏa luận theo nhóm và 
cử đại diện lên bảng trình 
bày lời giải. 
HS nhận xét, bổ sung và 
sửa chữa ghi chép. 
 

Hoạt động của GV Hoạt động củaHS Nội Dung 
HĐ2: 
HĐTP1: 
+ Cho hai đường thẳng 

1 2;  . 
+ Giữa hai đường thẳng có 
những vị trí tương đối nào? 
+ Hãy cho biết số điểm chung 
của hai đường thẳng và số 
nghiệm của hệ gồm hai 
phương trình trên? 
+ Dựa vào kết quả đại số ta 
biết được vị trí tương đối của 
hai đường thẳng. 
 
 
 
 
 
 
 
+ Nếu 2 2 2; ;a b c  đều khác 0 thì 
việc xét vị trí tương đốI ta dựa 
vào tỉ số sau: 

 
 
HS suy nghĩ và trả lời: 
- Song song, cắt nhau  
trùng nhau. 
- Số điểm chung của hai 
đường thẳng bằng số 
nghiệm của hệ phương 
trình 
 

5. Vị trí tương đối của hai 
đường thẳng: 

1 1 1 1

2 2 2 2

:
:
a x b y c
a x b y c

  
  

 

 
 
 

+ 1 1
1 2

2 2

0c¾t 
a b
a b

    . 

1 1

2 2
1 2

1 1 1 1

2 2 2 2

0

0 0
// 

V 




  
  

a b
a b

b c c a
b c c a

 

1 1 1 1
1 2

2 2 2 2

1 1

2 2

0

    

 

a b b c
a b b c

c a
c a

 

*Nếu 2 2 2; ;a b c  đều khác 0 thì 
ta có: 

+ 1 1
1 2

2 2

c¾t 
a b
a b

    . 

+ 1 1 1
1 2

2 2 2

//  
a b c
a b c

     . 
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+ 1 1 1
1 2

2 2 2

//  
a b c
a b c

     . 

 
?6 : 
Nhận xét vị trí tương đối của 
hai đường thẳng 1 2;  :  
+ Khi nào 1 2//  ? 
 
+ Khi nào 1 2   ? 

1 2

1 2

//  

 

 
  

 

+ 1 1 1

2 2 2

a b c
a b c

   

+ 1 1 1

2 2 2

a b c
a b c

   

 

?7 : 
Xét vị trí tương đối của hai 
đường thẳng 1 2;  :  
+ Câu a: 
 
+ Câu b: 
 
+ Câu c: 

 
 
 
+ Cắt nhau. 
 
+ 2 đường thẳng song 
song. 
 
+ 2 đường thẳng trùng 
nhau. 

 
 

+ 1 1

2 2

2 1a b
a b

     

+ 1 1 1

2 2 2

1 2
2 3

a b c
a b c

      

+ 1 1 1

2 2 2

1
2

a b c
a b c

    

*Củng cố: 

  Vectơ pháp tuyến của đường thẳng là vectơ  có giá vuông góc với đường thẳng. 
 Phương trình đường thẳng đi qua M(x0;y0) và nhận làm vectơ pháp tuyến là:  

a(x-x0)+b(y-y0)=0 

 Phương trình tổng quát của đường thẳng là: ax+by+c=0. 
 Vị trí tương đối của hai đường thẳng (cắt, song song, trùng). 

* Bài tập. 
Hoạt động của GV Hoạt động củaHS Nội Dung 

BT1: Hướng dẫn. 
Câu d sai vì sao? 
       
 e sai vì sao? 
BT2: Hướng dẫn. 
 Tìm một vectơ pháp tuyến và 
một điểm. 
a/ Đường thẳng Ox nhận 
vectơ nào làm vectơ pháp 
tuyến và đi qua điểm nào? 
Câu b, c, d tương tự. 
e/ Phương trình đường thẳng 
đi qua O có dạng: Ax+By=0. 
Thay toạ độ điểm M(x0;y0) 

 
- Vì x=m cũng là phương 
trình đường thẳng. 
- Vì a=b=0 là không đúng. 
 
 
 

- Pháp vectơ: (0;1)n 


. 
Đi qua điểm O(0;0). 
 
 
 
 
 

1/ 
a, b, c : đúng 
e, d : sai. 
 
 
 
 
a/ y=0 
b/ x=0 
c/ y=y0 
d/ x=x0 
e/ y0x-x0y=0 
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vào phương trình và chọn 
A=y0; B=-x0 
BT3: 
Đường cao BH đi qua điểm B 
và nhận vectơ nào làm vectơ 
pháp? 
Hãy tìm toạ độ các điểm A, B, 
C. 
 
 
 
 
 
 
Toạ độ vectơ AC


 

Viết phương trình BH. 
 
 
BT4: 
Hướng dẫn câu a: 
+ Hai đường thẳng // thì pháp 
vectơ của chúng như thế nào? 
+ Viết phương trình đường 
thẳng PQ. 
+ Đường thẳng // PQ có dạng 
nào? 
+ Tìm c ? 
 
 
 
b/ Đường trung trực của PQ đi 
qua điểm nào và nhận vectơ 
nào làm vectơ pháp? 
 
Viết phương trình trung trực. 

 
 
- Vectơ AC


 làm pháp 

vectơ. 
 
- Toạ độ điểm B là nghiệm 
của hệ phương trình: 

2 3 1 0
3 7 0

x y
x y

  
   

 

 
6 15( ; )

11 11
AC   


 

 
 
 
 
 
- Bằng nhau. 
 
PQ: x-2y-4=0 
 
x-2y+c=0 
Thay toạ độ điểm A(3;2) 
Suy ra c=1. 
 
 
- Đi qua trung điểm I của 

PQ và nhận PQ


  làm pháp 
vectơ. 
 
-4(x-2)-2(y+1)=0 

 
 
 
 
 
 

( 2; 5)
5 7( ; )

11 11
( 1; 2)

A

B

C

 

 

 

 

 
Phương trình đường cao BH 
là: 

372 5 0
3

x y    

 
 
 
 
 
a/ Đường thẳng d là: 
   x-2y+1=0 
 
 
 
 
b/ I(2;-1) 

( 4; 2)PQ   


 
Phương trình đường trung 
trực của đoạn PQ là: 
  2x+y-3=0. 

BT5: Hướng dẫn 
a/ Lấy một điểm A bất kỳ thuộc đường thẳng d, lấy A’ đối xứng với A qua M. Khi đó phương 
trình đường thẳng d’ đối xứng với d là đường thẳng qua A’ và song song với d. 

Trả lời : d’: x-y-2=0. 
b/ Viết phương trình đường thẳng   đi qua M và vuông góc với d. Khi đó hình chiếu của M lên 

đường thẳng d là giao điểm của d và   ( Trả lời:  
3 3' ;
2 2

 
 
 

M ) 

BT6: Hướng dẫn trả lời: 
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a/ Hai đường thẳng cắt nhau, giao điểm: 9 21;
29 29

 
 
 

. 

b/ Hai đường thẳng song song 
c/ Hai đường thẳng trùng nhau. 
Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu 1: Phương trình đường thẳng   đi qua A(2;4) và vuông góc với đường thẳng d: -2x+3y+1=0 là: 
a/ 3x+2y-14=0                                         b/ 3x+2y+14=0 
c/ 3x-2y+14=0                                         d/ 2x-3y+14=0 
Câu 2: Cho tam giác ABC có A(2;6), B(-3;-4), C(5;0). 
Toạ độ trực tâm của tam giác là: 
a/ (0;5)                    b/ (0;-5)               c/ (5;0)                d/ (-5;0) 
Câu 3: Đường thẳng 3x-5y+6=0 có vectơ pháp tuyến là: 
a/ (3;5)                    b/ (5;3)                c/ (-5;3)                 d/ (-3;5) 
Câu 4: Cho hai đường thẳng 1 2vµ  có phương trình là: 
 1 2:( 1) 1 0 ; :3 2 6 0m x my x y          
Để 1 2//   thì giá trị của m bằng bao nhiêu: 

2 2/ /
5 5
5 5/ /
2 2

a m b m

c m d m

  

  
 

Câu 5: Cho đoạn thẳng AB với A(-3;1), B(1;5). Phương trình nào là phương trình đường trung trực 
của đoạn thẳng AB? 

a/ x+y+2=0                                                  b/ x+y-2=0 
c/ x+y+1=0                                                  d/ x+y-4=0 
Đáp án: 
Câu 1: a 
Câu 2: c 
Câu 3: d 
Câu 4: a 
Câu 5: b 

   ----------------------------------------------------------------------- 
 
 

Tiết 32. §1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG(t4) 
I. Chuẩn bị của GV và HS: 

GV: Phiếu học tập, giáo án,… 
HS: Làm các bài tập trong SGK, chuẩn bị bảng phụ. 
 
II. Phương pháp dạy học: 
Gợi mở, vấn đáp và kết hợp với điều khiển hoạt động nhóm. 
IV. Tiến trình bài học: 
*Ổn định lớp, chia lớp thành 6 nhóm. 
*Kiểm tra bài cũ: Kết hợp với điều khiển hoạt động nhóm. 
Nhắc lại các vị trí trương đối của hai đường thẳng. 
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Áp dụng giải bài tập 5a) SGK. 
*Bài mới: 

Hoạt động của GV Hoạt động củaHS Nội Dung 
HĐ1: 
HĐTP1: 
GV cho HS thỏa luận để tìm 
lời giải ví dụ HĐ 9 trong 
SGK. 
Gọi HS đại diện lên bảng trình 
bày lời giải. 
Gọi HS nhận xét, bổ sung 
(nếu cần) 
GV nhận xét, chỉnh sửa và bổ 
sung. 
GV nêu ghi chú: Góc giữa hai 
đường thẳng luôn luôn thuộc 
đoạn 0 00 ;90    
HĐTP2: 
Xét hai đường thẳng  

1 1 1 1

2 2 2 2

: 0

: 0

a x b y c

a x b y c

   

     
Góc giữa hai vectơ pháp tuyến 

1 2 vµ n n
 

có phải là góc giữa hai 
đường thẳng 1 2 vµ   không? 
Để tính góc giữ hai đường 
thẳng 1 2 vµ    ta tính như thế 
nào? 
GV hướng dẫn và nêu công 
thức... 
GV: Khi nào thì đường thẳng 

1 2 vµ   vuông góc với nhau? 
Nếu ta cho hai đường thẳng 
(d1) và (d2) lần lượt có phương 
trình: 
(d1): y = k1x + m1 
(d2): y = k2x+ m2 
Điều kiện để hai đường thẳng 
(d1) và (d2) vuông góc? 
GV cho HS xem chú ý trong 
SGK.  

 
HS thảo luận theo nhóm để 
tìm lời giải và cử đại diện 
lên bảng trình bày.... 
 
 
HS nhận xét, bổ sung và 
sửa chữa ghi chép. 
HS chú ý theo dõi trên 
bảng để lĩnh hội kiến thức. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gó giữa hai đường thẳng 

1 2 vµ n n
 

không phải là góc 
giữa hai đường thẳng  

1 2 vµ   , vì góc giữa hai 
vectơ thuộc đoạn 

0 00 ;180    

 
 

1 2 1 2

1 2 1 2 0

n n

a a b b

    

  

 

 

 
 
 
 

1 2 1 2. 1k k       
 

 
 
 
 
 
 
 
6) Góc giữa hai đường 
thẳng: 
Xét hai đường thẳng: 

1 1 1 1

2 2 2 2

: 0

: 0

a x b y c

a x b y c

   

   
 

1 2 vµ n n
 

lần lượt là vectơ pháp 
tuyến của hai đường thẳng 

1 2 vµ    
(Hình vẽ: 3.14 SGK) 
Công thức tính góc giữ hai  
đường thẳng  1 2 vµ    là: 

  1 2

1 2

1 2

.
os os ,

n n
c c n n

n n
  

 
 

   

với   là góc giữa hai đường 
thẳng  1 2 vµ     và  os 0c    
Nếu 

   1 1 1 2 2 2,  vµ ,n a b n a b 
 

 
Thì ta có: 

1 2 1 2

2 2 2 2
1 1 2 2

. .
os

a a b b
c

a b a b





   

 

HĐ2: 
HĐTP1: 
GV nêu định nghĩa trong SGK 
và hướng dẫn chứng minh... 
 
GV vẽ hình và phân tích và 
hướng dẫn chứng minh như 
SGK. 

 
 
HS chú ý theo dõi để lĩnh 
hội kiến thức... 
 
 
 
 

7) Công thức tính khoảng 
cách từ một điểm đến một 
đường thẳng: 
Trong mặt phẳng Oxy, cho 
đường thẳng   có phương 
trình ax + by + c = 0 và mộ 
điểm M0(x0;y0). Khoảng cách 
từ điểm M0 đến đường thẳng 
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HĐTP2:  
GV cho HS thảo luận theo 
nhóm và gọi HS đại diện các 
nhóm lên bảng trình bày lời 
giải. 
Gọi HS nhận xét, bổ sung 
(nếu cần) 
GV nêu nhận xét, chỉnh sửa 
và bổ sung... 
 

 
 
 
 
 
 
HS thảo luận theo nhóm và 
cử đại diện lên bảng trình 
bày... 
HS nhận xét, bổ sung và 
sửa chữa ghi chép. 
 

 , ký hiệu là d(M0 , ) được 
tính bởi công thức: 

  0 0
0 2 2
,

ax by c
d M

a b

 
 


 

(Hình vẽ: 3.15 SGK) 

HĐ3: Củng cố và hướng dẫn học ở nhà: 
*Củng cố: 
-Nhắc lại: 
+ Công thức tính góc giữa hai đường thẳng; 
+ Công thức tính tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. 
*Áp dụng giải bài tập 7 và bài tập 8a). 
*Hướng dẫn học ở nhà: 
- Xem lại và học lý thuyết theo SGK. 
- Xem lại các bài tập đã giải trong các ví dụ. 
- Làm các bài tập trong phần”Câu hỏi và bài tập”. 

 
   ----------------------------------------------------------------------- 

 Tiết 33,34. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
 I.Mục tiêu: 
Qua bài học HS cần: 
1.Về kiến thức: 

- Củng cố lại kiến thức cơ bản của phương trình đường thẳng : phương trình tham số, 
phương trình tổng quát, vị trí tương đối, góc giữâ hai đường thẳng, khoảng cách,.. 

2. Về kỹ năng: 
- Vận dụng được kiến thức vào giải được các bài tập cơ bản trong SGK. 
3. Về tư duy và thái độ: 

* Về tư duy:  Biết quan sát và phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen. 
* Về thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi. 
 
II. Chuẩn bị của GV và HS: 

GV: Phiếu học tập, giáo án,… 
HS: Làm các bài tập trong SGK, chuẩn bị bảng phụ. 
 
III. Phương pháp dạy học: 
Gợi mở, vấn đáp và kết hợp với điều khiển hoạt động nhóm. 

Tiết 33: 
 
IV. Tiến trình bài học: 
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*Ổn định lớp, chia lớp thành 6 nhóm. 
*Bài mới: 

Hoạt động của GV Hoạt động củaHS Nội Dung 
HĐ1: 
Phương trình tham số của 
đường thẳng d đi qua điểm 
M0(x0;y0) và nhận vectơ 

 1 2,u u u


làm vectơ chỉ 
phương? 
GV cho HS thảo luận theo 
nhóm để tìm lời giải bài tập 1 
SGK 
Gọi HS đại diện lên bảng trình 
bày lời giải. 
Gọi HS nhận xét, bổ sung 
(nếu cần) 
GV nhận xét, chỉnh sửa và bổ 
sung... 
 

 
 
HS suy nghĩ và trả lời... 
 
 
 
HS thảo luận theo nhóm để 
tìm lời giải và cử đại diện 
lên bảng trình bày... 
HS nhận xét, bổ sung và 
sửa chữa ghi chép. 
 
HS trao đổi để rút ra kết 
quả: 
a) phương trình tham số: 

2 3

1 4

x t

y t

 


 
 

b)
2

3 5

x t

y t

  
  

 

 
Bài tập 1: SGK 
Lập phương trình tham số và 
phương của đường thẳng d 
trong mỗi trường hợp sau: 
a) d đi qua điểm M(2;1) và có 
vectơ chỉ phương  3;4u 


 

b)d dđ qua điểm M(-2; 3) và 
có vectơ pháp tuyến  5;1n 


 

HĐ2:  
Phương trình tổng quát của 
đương thẳng d đi qua điểm 
M0(x0. y0) và nhận vectơ 

 ,n a b


làm vectơ pháp 
tuyến? 
Phương trình đường thẳng đi 
qua một diểm và có hệ số 
góc? 
Phương trình đường thẳng đi 
qua hai điểm? 
GV cho HS thảo luận theo 
nhóm để tìm lời giải bài tập 2 
và gọi HS đại diện lên bảng 
trình bày... 
Gọi HS nhận xét, bổ sung 
(nếu cần) 
GV nhận xét, chỉnh sửa và bổ 
sung ... 
 
 

 
 
HS suy nghĩ và trả lời... 
 
 
 
 
 
 
HS thảo luận theo nhóm để 
tìm lời giải và cử đại diện 
lên bảng trình bày... 
 
HS nhận xét, bổ sung và 
sửa chữa ghi chép. 
 
HS trao đổi và rút ra kết 
quả: 
a) y + 8 = -3(x + 5) 
b)2x + 3y – 7 = 0. 

Bài tập 2: (SGK) 

HĐ3: 
GV cho HS thảo luận theo 
nhóm để tìm lời giải bài tập 3. 
Gọi HS đại diện lên bảng trình 
bày lời giải. 
Gọi HS nhận xét, bổ sung 

 
HS thảo luận theo nhóm để 
tìm lời giải và cử đại diện 
lên bảng trình bày... 
 
HS nhận xét, bổ sung và 

Bài tập 3: (SGK) 
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(nếu cần) 
GV nhận xét, chỉnh sửa và bổ 
sung... 

sửa chữa ghi chép. 
HS trao đổi để rút ra kết 
quả... 

HĐ4: Củng cố và hướng dẫn học ở nhà: 
*Củng cố: 
Nhắc lại phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng, phương trình đường 
thẳng đi qua một điểm và nhận k làm hệ số góc, phương trình đường thẳng đi qua hai điểm, 
phương trình đường thẳng đi qua một điểm và song song, vuông góc  với đường thẳng đã cho,... 
Hướng dẫn học ở nhà: 
- Xem lại các bài tập đã giải; 
- Làm thêm các bài tập 5, 6 8 và 9 SGK trang 81. 

------------------------------------------------------------------------- 
 Tiết 34: 

 
VI. Tiến trình bài học: 
*Ổn định lớp, chia lớp thành 6 nhóm. 
*Kiểm tra bài cũ: Kết hợp với điều khiển hoạt động nhóm. 
Nêu công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. 
Áp dụng: Giải bài tập 8b) SGK trang 81. 
*Bài mới: 

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 
HĐ1: 
Nêu các vị trí tương đối của 
hai đường thẳng và điều kiện 
để hai đường thẳng cắt nhau, 
song song, trùng nhau. 
Cho HS thảo luận theo nhóm 
để tìm lời giải bài tập 5 và gọi 
HS đại diện trình bày lời giải. 
GV gọi HS nhận xét, bổ sung 
(nếu cần) 
GV nhận xét, chỉnh sửa và bổ 
sung... 

 
HS suy nghĩ và trả lời ... 
 
 
 
HS thảo luận theo nhóm và 
cử đại diện lên bảng trình 
bày lời giải ... 
HS nhận xét, bổ sung và 
sửa chữa ghi chép. 
HS trao đổi để rút ra kết 
quả... 

Bài tập 5: SGK. 
 

HĐ2:  
GV nhắc lại công thức tính 
khoảng cách từ một điểm đến 
một đường thẳng. 
Cho HS thảo luận theo nhóm 
để tìm lời giải bài tập 6 và bài 
tập 8 SGK. 
Gọi HS đại diện các nhóm lên 
bảng trình bày lời giải. 
Gọi HS nhận xét, bổ sung 
(nếu cần) 
GV nhận xét, chỉnh sửa và bổ 
sung... 
*Gợi ý:  
Do M thuộc d nên tọa độ của 
M có dạng: M(2 + 2t, 3 + t) 

 
HS thảo luận theo nhóm để 
tìm lời giải và cử đại diện 
lên bảng. 
HS nhận xét, bổ sung và 
sửa chữa ghi chép... 
 
HS trao đổi và rút rút ra 
kết quả... 

Bài tập 6:  
Cho đường thẳng d có 
phương trình tham số: 

2 2

3

x t

y t

 


 
 

Tìm điểm M thuộc d và cách 
điểm A(0;1)  một khoảng 
bằng 5. 
Bài tập 8: c) SGK 
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Tính khoảng cách từ A đến M. 
HĐ3:  
Nếu cho trước một đường 
thẳng d và một điểm I, thì bán 
kính của đường tròn có tâm là 
điểm I và tiếp xúc với đường 
thẳng d là gì? 
GV cho HS thaoe luận theo 
nhóm để tìm lời giải bài tập 9 
và gọi HS đại diện lên bảng 
trình bày lời giải. 
Gọi HS nhận xét, bổ sung 
(nếu cần) 
GV nhận xét, chỉnh sửa và bổ 
sung. 

 
HS  suy nghĩ và trả lời:... 
Bán kính của đưwngf tròn 
là khoảng cách từ điểm I 
đến đường thẳng d. 
HS thảo luận và cử đại 
diện lên bảng trình bày lời 
giải. 
HS nhận xét, bổ sung và 
sửa chữa ghi chép. 
HS trao đổi và rút ra kết 
quả:... 

 
Bài tập 9: SGK. 
 

HĐ4: Củng cố và hướng dẫn học ở nhà: 
*Củng cố: 
-Nhắc lại phương trình tham số, phương trình tổng quát của một đường thẳng, góc giữa hai 
đường thẳng, khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng,... 
*Hướng dẫn học ở nhà: 
-Xem lại các bài tập dã giải. 
- Ôn tập lại lí thuyết và xem lại các bài tập trong chương II và phương trình đường thẳng để tiết 
sau kiểm tra 1 tiết. 

   ----------------------------------------------------------------------- 
Tiết 35. KIỂM TRA 1 TIẾT 

I.Mục tiêu: 
Qua bài học HS cần nắm: 

1)Về kiến thức: 
*Củng cố kiến thức cơ bản trong chương II và đường thẳng. 
2)Về kỹ năng: 
-Vận dụng thành thạo kiến thức cơ bản vào giải các bài toán hệ thức thức lượng, về tích vô 
hưwgns của hai vectơ ,... 
2)Về kỹ năng: 
-Làm được các bài tập đã ra trong đề kiểm tra. 
-Vận dụng linh hoạt lý thuyết vào giải bài tập 
3)Về tư duy và thái độ: 
Phát triển tư duy trừu tượng, khái quát hóa, tư duy lôgic,… 
Học sinh có thái độ nghiêm túc, tập trung suy nghĩ để tìm lời giải, biết quy lạ về quen. 
II.Chuẩn bị của GV và HS: 

GV: Giáo án, các đề kiểm tra, gồm 8 mã đề khác nhau. 
HS: Ôn tập kỹ kiến thức trong chương I, chuẩn bị giấy kiểm tra. 

IV.Tiến trình giờ kiểm tra: 
*Ổn định lớp. 
*Phát bài kiểm tra:  
Bài kiểm tra gồm 2 phần: 
Trắc nghiệm gồm 8 câu (4 điểm); 
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Tự luận gồm 2 câu (6 điểm) 
*Nội dung đề kiểm tra: 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 
TẠO 
TRƯỞNG THPT VINH 
LỘC 
 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TOÁN - LỚP 10 CƠ BẢN 
Thời gian làm bài: 45 phút;  

(8 câu trắc nghiệm) 
 

Họ, tên thí sinh:................................................................Lớp 10B3. 
I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) 
Câu 1: Đường thẳng có vectơ chỉ phương  2; 3u  


 và đi qua điểm M0(3;4) có phương trình 

tổng quát là: 
A. 3 2 17 0x y    B. 2 3 2 0x y    C. 3 2 2 0x y    D. 2 3 6 0x y    

Câu 2: Trong tam giác ABC có AB = 3; AC = 4 và BC = 5. Khi đó đường trung tuyến AM của 
tam giác ABC có độ dài: 

A. 5 2
4

 B. 5 2
2

 C. 5
2

 D. 5
4

 

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6; AC = 1
2

. Diện tích của tam giác ABC là: 

A. 3
4

 B. 3
2

 C. 3 D. 12 

Câu 4: Trong tam giác ABC có các cạnh AB = 5, BC = 3, AC = 4. Khi đó độ dài đường cao CH 
là: 

A. 12
5

 B. 2 C. 6
5

 D. 4 

Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm M(1; -2) và N(-3;5). Phương trình tham số 
của đường thẳng MN là: 

A. 
3 4

5 3

x t

y t

  
  

 B. 
1 4

2 3

x t

y t

 
   

 C. 
3 4

5 7

x t

y t

  
  

 D. 
1 4

2 7

x t

y t

 
   

 

Câu 6: Cho hai điểm M(2;1) và N(4;3). Giá trị 
2

MN


 là: 
A. 4 2  B. 8 C. 2 2  D. 4 

Câu 7: Cho đường thẳng   : 3 5 0x y     và điểm A(1; -1). Khoảng cách từ điểm A đến 

đường thẳng    bằng: 

A. 3  B. 3

10
 C. 9

8
 D. 9 10

10
 

Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A(1, -3) và 
B(4;5) là: 

A. 8 3 17 0x y    B. 3 8 17 0x y    C. 3 8 17 0x y    D. 8 3 17 0x y    
II. Phần tự luận: (6 điểm) 
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm M(2; -3); N(0; 2) và P(-3; -1).  
a) Viết phương trình tham số của đường thẳng MN; 
b) Viết phương trình đường cao NH của tam giác MNP; 

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



 Trang 84 

c) Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm P và nhận k = -2 làm hệ số góc. 
d) Cho đường thẳng  3 5 0x my    . Tìm m để khoảng cách từ điểm N đến đường thẳng 

   bằng 1. 
----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 
Tiết 36. § 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN. 

I/Mục tiêu: 
Qua bài học HS cần: 

- Lập được phương trình đường tròn khi biết toạ độ tâm và bán kính. 
- Nhận dạng phương trình đường tròn và tìm được toạ độ tâm, bán kính của đường tròn đó. 

II/Phương tiện dạy học:   Thiết bị, phiếu học tập. 
III/Phương pháp: 
IV/Tiến trình: 
1. Kiểm tra bài cũ:  Kiểm tra theo nhóm. 
   Hoạt động 1:  Chia lớp thành 6 nhóm – Phát phiếu học tập. 
Nội dung: 
    Câu 1: Những điểm nào sau đây thuộc đường tròn tâm I(1,2) bán kính R=5. 
           1/ A(-5,5)               2/ B(1,2)             3/ C(5,5)                 4/ D(0,0) 
    Câu 2: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho I(1,2) và M(x,y) sao cho IM=5. Khi đó hệ thức liên 
hệ giữa x và y của toạ độ điểm M là: 

           
       

       

2 2 2 22

2 2 2 22

/ 1 2 5 / 1 2 25

/ 1 2 5 / 1 2 25

a x y c x y

b x y d x y

       

       
 

Học sinh làm trong 4 phút – Sau đó giáo viên gọi 1 học sinh bất kỳ trong từng nhóm lên trình 
bày (có giải thích)- Giáo viên cho điểm cả nhóm. 
  Hoạt động 2:  

Hoạt động giáo viên Hoạt động  học sinh Nội dung 
-GV đặt câu hỏi: Tập các điểm M 
thoả mãn MI=5 (I cố định) là 
đường gì? 
Khi đó ( , ) ( ,5)M x y C I  

2 2 2( 1) ( 2) 5x y      
-GV giới thiệu đây là phương trình 
đường tròn tâm I(1,2) bán kính 
R=5. 
-Vào bài mới: 
Phương trình đường tròn tâm 
I(a,b) bán kính R có dạng gì? 
-Các ví dụ: 
1/Viết phương trình đường tròn 
tâm O(0,0) bán kính 1. 
2/Viết phương trình đường tròn 
tâm I(-2,1) bán kính R= 2  

 
- Đường tròn (I,5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 2 2( ) ( )x a y b R     
 
 

2 2 1x y   
 

2 2( 2) ( 1) 2x y     

 
 
 
 
 
 
Phương trình đường tròn 
tâm I(a,b) bán kính R là: 

2 2 2( ) ( )x a y b R    (1) 
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-Ngược lại : Có nhận xét gì về 
phương trình này không? 
  2 2( 5) ( 2) 7x y     
-GV viết phương trình (1) dạng 
khai triển: 

2 2 2 2 22ax-2by+a 0x y b R      
Ngược lại phương trình: 
  2 2 2ax+2by+c 0x y    (2) 
Có phải là phương trình đường 
tròn không? 
 ?  Khi 2 2a b c  .Hãy tìm toạ độ 
những điểm M(x,y) thoã mãn 
phương trình (2). 
 

 
Là phương trình đường tròn 
tâm I(-5,-2) bán kính 
R= 7 . 
 
 
 
 

2 2 2 2( ) ( )x a y b a b c       
Là phương trình đường tròn 
với điều kiện: 2 2 0a b c    
 
Khi 2 2a b c  :không có 
cặp (x,y) thoả (2). 

2 2a b c  0R M I     

 
 
 
 
 
 
Phương trình: 

2 2 2ax+2by+c 0x y    
Là phương trình tổng 
quát của đường tròn tâm 
I(-a,-b) bán kính 

R= 2 2a b c   
Lưu ý: khi c<0 thì 
phương trình là đường 
tròn. 

 
 
 
 
 
Hoạt động 3 : ( Củng cố) 

Hoạt động giáo viên Hoạt động  học sinh Tóm tắt ghi bảng 
-Muốn viết phương trình đường tròn ta 
cần xác định các yếu tố nào? 
-Cách nhận dạng phương trình đường 
tròn: 
   + 2 2a b c   
   + Phương trình: 2 22 6x+2y -7 0x y    
có phải là phương trình đường tròn 
không? 
-GV phát phiếu học tập cho 6 nhóm: 
 

 
- Toạ độ tâm và bán 
kính 
 
 
 
- Không, vì hệ số của 

2 2,x y  khác nhau. 

 Phiếu 1: Ghép đôi để được mệnh đề 
đúng: 
      
  a/ 
     
  b/ 
 
 

Phương trình đường tròn đường 
kính AB với A(2,5), B(-4,1) 
Phương trình đường tròn tâm  
I(-1,0) và qua A(1,0) 

 
 

2 2 2 0x y  x-3  
2 2 2 6 3 0x y x y    

 
2 2 2 3 0x y x     
2 2 2 6 3 0x y x y    
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Phiếu 2:  
Câu 1/ Phương trình: 2 22 2 4x+8y +2 0x y    là phương trình 
đường tròn nào? 

A. Đường tròn tâm I(-1.2) bán kính R=1. 
 Đường tròn tâm I(1,-2) bán kính R=2. 
 Đường tròn tâm I(2,-4) bán kính R=2. 

D. Đường tròn tâm I(-2,4) bán kính R=1. 
Câu 2/ Tìm tất cả các giá trị m để phương trình sau là phương trình 
đường tròn:  2 2 2( 2)x+4my +19m-6 0x y m     

   
. 1 2 . 1
. 2 1 . 2

A m C m ho
B m D m ho

  
    

Æc m>2

Æc m>1
 

Gọi nhóm trưởng lên trình bày- có giải thích. 
Hướng dẫn về nhà: Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm A(1,2) , N(5,2) , P(1,-3) theo hai 
cách (SGK). 
* Câu hỏi trác nghiệm: 
Câu 1: Những điểm nào sau đây thuộc đường tròn tâm I(1,2) bán kính R=5. 
     a/ A(-5,5)               b/ B(1,2)             c/ C(5,5)                 d/ D(0,0). 
Câu 2: Phương trình: 2 22 2 4x+8y +2 0x y    là phương trình đường tròn nào? 
a/ Đường tròn tâm I(-1.2) bán kính R=1. 
b/ Đường tròn tâm I(1,-2) bán kính R=2. 
c/ Đường tròn tâm I(2,-4) bán kính R=2. 
d/ Đường tròn tâm I(-2,4) bán kính R=1. 
Câu 3: Để đường tròn 2 2 4x+2my +m 0x y    có bán kính bằng 4 thì giá trị của m là: 
   a/ m=-3 hoặc m=4          b/ m=3 hoặc m=-4       c/ m=3 hoặc m=4     d/ m=-3 hoặc m=-4 
Câu 4: Đường tròn 2 2( 1) ( 2) 8x y     cắt trục hoành tạI hai điểm A và B. Khi đó AB 
bằng? 
  a/ 2                      b/ 4                    c/ 3                    d/ 5 
Câu 5: Đường tròn nhận A(1;3) làm tâm và cắt đường thẳng x+2y+3=0 tạo một dây cung có độ 
dài là 8. Khi đó phương trình đường tròn là: 
  a/ 2 2( 1) ( 3) 28x y                                    b/  2 2( 1) ( 3) 36x y     

  c/ 2 2( 1) ( 3) 48x y                                     d/  2 2( 1) ( 3) 64x y     

    --------------------------------------------------------------------- 
Tiết 36. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

I.  Mục tiêu:  
Qua bài học HS phải nắm được: 
1. Về kiến thức:  

- Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn. 
- Điều kiện cần và đủ để một đường thẳng tiếp xúc với đường tròn. 

2. Về kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng sau: 
- Tiếp tuyến của đường tròn đi qua một điểm. 
- Tiếp tuyến của đường tròn tại một điểm. 

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



 Trang 87 

- Tiếp tuyến của đường tròn biết hệ số góc. 
3. Về tư duy:  Hiểu được các suy luận từ hình học tổng hợp sang hình học tọa độ. 
4. Về thái độ:  Tích cực, tự giác tham gia các hoạt đọng tìm hiểu kiến thức. 

II. Chuẩn bị của GV và HS. 
1. Đối với HS:  - Nắm vững các kiến thức đã học về đường tròn, soạn bài trước khi đến lớp 
2. Đối với GV: - Giáo án có sử dụng Projector, hoặc Overhead, bài tập trắc nghiệm,phiếu học 
tập.. 
III. Gợi ý về phương pháp dạy học.  
 - Gợi mở vấn đáp, kết hợp với điều khiển các HĐ nhóm của HS tìm hiểu kiến thức và 
luyện tập. 
IV. Tiến trình bài học và các hoạt động. 
1. Ổn định lớp: Chia lớp thành 6 nhóm (hoặc nhiều hơn, tùy vào số lượng HS) 
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài học 

3. Bài mới. 
* Hoạt động 1: Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn đi qua một điểm. 

Hoạt động của HS Hoạt động của GV Tóm tắt nội dung ghi bảng 
- Nghe và nhận nhiệm vụ.  
- Nhớ lại và trả lời định nghĩa 
tiếp tuyến của một đường tròn  
 
Trả lời:                         
 
 
- Xem đề bài tập. 
- Thực hiện từng bước theo 
gợi ý của GV. 
- Phương trình của tiếp tuyến 
có dạng :               
 
 
 
- Suy ra được hai tiếp tuyến 
là: 
     
 
- Xem lời giải hoàn chỉnh và 
hình minh họa. 

?1: Hãy nhắc lại định nghĩa 
tiếp tuyến của một đường 
tròn ? 
- Nhận xét câu trả lời của HS 
và nhắc lại chính xác định 
nghĩa tiếp tuyến của một 
đường tròn ? 

?2: Cho đường tròn C(I;R) 

và đường thẳng (a) Điều kiện 
cần và đủ để (a) là tiếp tuyến 

của (C)? 

- Cho ví dụ (Chiếu lên màn 
hình đề bài toán ). 
- Hướng dẫn HS bằng hệ 
thống câu hỏi. 
?3: Tiếp tuyến của đường đi 
qua                        
thì phương trình của nó có 
dạng thế nào? 
- Hãy biến đổi phương trình 

3. Phương trình tiếp tuyến 
của đường tròn 
 
Bài toán 1: Viết phương trình 
tiếp tuyến của đường tròn: (x + 
1)2 + (y - 2)2 = 5  biết rằng tiếp 
tuyến đó đi qua điểm  

 
 
 
 

( /( ))d I a R

( - 5 -1) ( -1) 0a x b y 

2 2
( /( )) 5
| 5 | 5 5

d I a
a b a b


    

1

2

( ) : 5 1 0
( ) : 2 5 2 5 0
a x
a x y

  
   

( 5 1;1)M 
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- Ghi nhận kiến thức.  đó về dạng tổng quát. 
?4: Để (a) là tiếp tuyến của 
đường tròn thì phải có điều 
kiện gì? 
 
- Hướng dẫn HS suy ra giá trị 
a, b và kết luận. 
- Trình chiếu lời giải hoàn 
chỉnh  
- Củng cố kiến thức . 

 * Hoạt động 2: Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại một điểm trên 
đường tròn. 

Hoạt động của HS Hoạt động của GV Tóm tắt nội dung ghi bảng 
- Nhận đề bài tập. 
- Làm việc theo nhóm tìm lời 
giải. 
- Kiểm tra tọa độ điểm M 
thỏa mãn phương trình đường 
tròn. 
- Tiếp tuyến của đường tròn 
vuông góc với bán kinh tại 
tiếp điểm, từ đó suy ra vectơ 
IM là vectơ pháp tuyến của 
tiếp tuyến. 
- Viết phương trình đường 
thẳng đi qua một điểm và biết 
vectơ pháp tuyến. 
- Cử đại diện trình bày lời 
giải. 
- Các nhóm học sinh khác 
nhận xét lời giải. 
- Theo dõi đáp án  
- Ghi nhận kiến thức.  

- Cho đề bài toán ( trình 
chiếu) 
- Cho HS thảo luận ở nhóm 
trong khoảng 4 phút. 
- Bao quát lớp và hướng dẫn 
khi cần thiết. 
 
 
 
 
 
 
- Gọi đại diện của một nhóm 
HS trả lời. 
- Nhận xét lời giải (Có thể HS 
giải theo nhiều cách khác 
nhau). 
- Trình chiếu lên màn hình lời 
giải bài toán và giải thích nếu 
cần thiết. 
- Củng cố kiến thức. 

Bài toán 2: Cho đường tròn có 

phương trình (C): x2 + y2 -2x + 

4y -20 =0 và điểm M(4;2) 
a) Chứng tỏ rằng điểm M nằm 
trên đường tròn đã cho. 
b) Viết phương trình tiếp tuyến 
của đường tròn tại điểm M. 
Bài giải:  
a) Thay tọa độ (4; 2) vào 
phương trình đường tròn, ta 
được: 16 + 4 – 8 + 8 – 20 = 0. 
Vậy M nằm trên đường tròn. 
b) Tiếp tuyến đi qua M và nhận 
vectơ MI làm vectơ pháp 
tuyến, nên phương trình của nó 
có là : 3x + 4y – 20 = 0. 

 * Hoạt động 3: Viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn khi biết hệ số góc của 
nó. 
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Hoạt động của HS Hoạt động của GV Tóm tắt nội dung ghi bảng 
- Nghe và nhận nhiệm vụ.  
- Xem đề bài toán. 
- Trả lời các câu hỏi của GV.  
+ Phương trình của tiếp tuyến 
có dạng: 3x + 4y + c = 0. 
 
- Sử dụng điều kiện tiếp xúc, 
tìm được c. 
- Từ đó tìm được hai tiếp 
tuyến. 
- Theo dõi đáp án. 
 
 
- Ghi nhận kiến thức. 

- Cho đề bài tập (trình chiếu) 
- Gợi ý cho HS cách giải qua 
các câu hỏi. 

?5: Tiếp tuyến song song với 
đường thẳng : 3x + 4y + 2 = 0 
thì phương trình của nó có 
dạng thế nào? 
 ?6: Sử dụng điều kiện tiếp 
xúc ta có được thông tin gì? 
- Gọi HS trả lời các câu hỏi tại 
chỗ  
 
- Hoàn chỉnh các câu trả lời 
của học sinh và trình chiếu 
các bước giải. 
- Củng cố kiến thức  

ết phương trình tiếp tuyến của 
đường tròn: (x - 2)2 + (y + 3)2 = 
1  biết rằng tiếp tuyến đó song 
song với đường thẳng 3x + 4y 
+2 = 0.    Bài giải: Tiếp tuyến 
song song với đường thẳng 3x + 
4y +2 = 0 nên phương trình của 
nó có dạng  3x + 4y + c = 0.Sử 
dụng điều kiện tiếp xúc suy ra 
được hai giá trị: c = 1 và c = 
11.Vậy có hai tiếp tuyến cần 
tìm là:(d1): 3x + 4y +1 = 0 (d2): 
3x + 4y +11 = 0 

 * Hoạt động 4: Củng cố kiến thức qua bài tập tắc nghiệm. 
Hoạt động của HS Hoạt động của GV Tóm tắt nội dung ghi bảng 

- Ghi nhớ các dạng tiếp tuyến 
và các cách giải tương ứng. 
 
- Nhận phiếu học tập. 
- Làm việc theo nhóm  
 
- Cử đại diện nhóm trả lời và 
giải thích kết quả. 
- Theo dõi đáp án 
 
- Ghi nhận kiến thức.  

- Nhắc lại các dạng phương 
trình tiếp tuyến của đường tròn 
và các cách giải thường sử 
dụng. 
- Phát phiếu học tập. 
- Yêu cầu HS làm việc theo 
nhóm  
- Phân công các nhóm làm các 
bài tập. 
- Gọi HS trả lời và giải thích kết 
quả. 
- Trình chiếu đáp án. 
- Nhận xét lời giải và ghi điểm 
cho các nhóm học sinh. 
- Củng cố kiến thức. 
- BTVN: 21-29 trang 95,96 

Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu 1: Cho đường tròn: (x -
1)2 + (y - 2)2 = 25. Đường 
thẳng nào sau đây là tiếp 
tuyến của nó? 
A. (d1): 3x + 4y - 33 = 0 
B.  (d2): 3x + 4y - 34 = 0 
C.  (d3): 3x + 4y - 35 = 0  
D.  (d4): 3x + 4y - 36 = 0 

Câu 2: Đường tròn C(I;R) có 

một tiếp tuyến là đường thẳng                               
và tâm I(2;0). Khi đó bán kính 
R của nó bằng bao nhiêu? 
AR = 1   B.R = 2   
C.R = 3 D.R = 4 
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SGK. 

Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu 1: Cho đường tròn: (x -1)2 + (y - 2)2 = 25. Đường thẳng nào sau đây là tiếp tuyến của nó? 
A.   (d1): 3x + 4y - 33 = 0   B.     (d2): 3x + 4y - 34 = 0 
C.  (d3): 3x + 4y - 35 = 0   D.     (d4): 3x + 4y - 36 = 0 

Câu 2: Đường tròn C(I;R) có một tiếp tuyến là đường thẳng 2x- 5y - 10 = 0                               

và tâm I(2;0). Khi đó bán kính R của nó bằng bao nhiêu? 
A.R = 1   B.R = 2   C.R = 3  D.R = 4 
Câu 3: Phương trình tiếp tuyến của đường tròn: x2 + y2 +6x – 2y = 0 mà tiếp tuyến vuông góc 
với đường thẳng (d) 3x – y + 5= 0 là 
A.x + 3y +10 = 0     B.x + 3y -10 = 0 
C.Cả A và B đều đúng    D.Cả A và B đều sai 
Câu 4: Cho đường tròn: x2

  +y2 – 4x + 2y = 0. Phương trình tiếp tuyến của nó tại điểm M(1;-3) 
là: 
A.x - 2y + 5 = 0     B.x + 2y + 5 = 0 
C.x + 2y - 5 = 0     D.x - 2y - 5 = 0 
Câu 5: Phương trình tiếp tuyến của đường tròn (x + 2)2 +(y -2)2 = 9 đi qua A(0; -1) là: 
A.y + 1= 0 và 12x – 5y = 0    B.y - 1= 0 và 12x + 5y - 5 = 0 
C.x + 1= 0 và 5x + 12y = 0    D.Tất cả đều sai. 

   ---------------------------------------------------------------------- 
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